Luận văn tốt nghiệp

Lời mở đầu

1. Tính tất yếu của việc nghiên cứu đề tài

    Trong nền kinh tế thị trường, giá cả với tư cách là tín hiệu của thị trường, là bàn tay vô hình điều tiết nền sản xuất xã hội, tác động một cách nhanh nhạy, trực tiếp và gián tiếp tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia. Sự hình thành, vận động của giá thị trường do những quy luật của thị trường chi phối. Do đó, giá thị trường tác động khi thì tích cực, khi thì tiêu cực tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu hay quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung.
    Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam có được lợi thế nhờ nguồn tài nguyên tương đối phong phú và đa dạng như dầu mỏ, than đá. Song xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là mặt hàng dầu thô, chưa qua tinh chế, phần lớn nhập khẩu các loại xăng dầu thành phẩm từ nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng hàng ngày (nhập khẩu 100% xăng dầu thành phẩm). Giá xăng dầu mang tính toàn cầu đã tác động mạnh vào những nước có sử dụng xăng dầu, trong đó có Việt Nam, mang tính chất khách quan. Do vậy giá xăng dầu trong nước rất nhạy cảm với giá thị trường thế giới. Chỉ cần một sự tăng giá hay giảm giá xăng dầu trên thị trường thế giới là sẽ ảnh hưởng đến giá trong nước của Việt Nam. Mặt khác giá xăng dầu trên thị trường thế giới lại biến động không ngừng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy việc nghiên cứu đề tài “Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”  là một việc làm cần thiết.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

    Đề tài nghiên cứu thực trạng chính sách quản lý giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay, đánh giá những thành công, hạn chế của chính sách này để từ đó đề xuất  phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa chính sách.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các công cụ, biện pháp được nhà nước sử dụng để quản lý giá xăng dầu nhập khẩu; những thành công đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế trong quá trình áp dụng các công cụ và biện pháp đó. 

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

    Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích để từ đó rút ra các kết luận làm cơ sở đưa ra các giải pháp cho việc nghiên cứu.

5. Kết cấu của đề tài

    Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giá cả và chính sách quản lý giá của nhà nước.

Chương II: Thực trạng chính sách quản lý giá của nhà nước mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam.

Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý  giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam.

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giá cả và chính sách quản lý giá của nhà nước
I. Cơ sở lý luận của việc hình thành giá thị trường

1. Khái niệm giá trị
   Hàng hoá là sản phẩm của lao động mà, một là, nó có thể thoả mãn được nhu cầu nào đó của con người, hai là nó được sản xuất ra không phải để người sản xuất ra nó tiêu dùng, mà là để bán.

   Hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thảo mãn một nhu cầu nào đó của can người ví dụ như: cơm để ăn, áo để mặc, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu để sản xuất. Công dụng của sản phẩm do thuộc tính tự nhiên của sản phẩm quyết định. Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, con người càng phát hiện ra thêm những thuộc tính mới của sản phẩm và phương pháp lợi dụng những thuộc tính đó. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung của của cải, không kể hình thức xã hội của cải ấy như thế nào. Với ý nghĩa như vậy, giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn.
    Một sản phẩm đã là hàng hoá thì nhất thiết phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ sản phẩm gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Không khí rất cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không phải là hàng hoá. Trong kinh tế hàng hóa. Giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Như vậy giá trị trao đổi trước hết là tỷ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với giá trị sử dụng khác. Ví dụ như: một rìu trao đổi với 20 kg thóc. Tại sao rìu và thóc là hai giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi với nhau và tại sao lại trao đổi theo tỷ lệ 1 rìu = 20 kg thóc. Hai giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi với nhau được khi giữa chúng có một cơ sở chung. Cơ sở chung này không phải là thuộc tính tự nhiên của rìu, cũng không phải thuộc tính tự nhiên của thóc. Song cái chung đó phải nằm ở cả rìu và thóc. Nếu không kể đến thuộc tính tự nhiên của sản phẩm, thì rìu và thóc đều là sản phẩm của lao động. Để sản xuất ra rìu và thóc, người thợ thủ công và người nông dân đều phải hao phí lao động. Hao phí lao động là cơ sở chung để so sánh rìu với thóc, để trao đổi giữa chúng với nhau. 
    Sở dĩ phải trao đổi theo một tỷ lệ nhất định, 1 rìu đổi lấy 20 kg thóc, vì người ta cho rằng lao động hao phí để sản xuất ra một cái rìu bằng lao động hao phí sản xuất ra 20 kg thóc. Khi chủ rìu và chủ thóc đồng ý trao đổi với nhau thì họ cho rằng lao động của họ để sản xuất ra rìu bằng giá trị của 20 kg thóc.

    Từ sự phân tích trên rút ra kết luận là giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hóa. Sản phẩm mà không chứa đựng lao động của con người thì không có giá trị. Không khí chẳng hạn, rất cần thiết cho con người, nhưng không có lao động con người kết tinh trong đó nên không có giá trị. Nhiều hàng hoá lúc đầu đắt, nhưng sau nhờ có tiến bộ kỹ thuật làm giảm số lượng lao động hao phí để sản xuất ra chúng thì lại trở nên rẻ hơn. Việc hàng hoá trở nên rẻ hơn phản ánh sự giảm giá trị hàng hoá, giảm bớt số lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hoá. Như vậy có nghĩa là khi giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi. Giá trị trao đổi chính là hình thức biểu hiện của giá trị.
    Giá trị là một phạm trù lịch sử, nó gắn liền với nền kinh tế hàng hoá. Chừng nào còn sản xuất và trao đổi hàng hoá thì còn tồn tại phạm trù giá trị. Giá trị là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá, là quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá. Giá trị sử dụng và giá trị là hai thuộc tính của hàng hoá. Hàng hoá được thể hiện như là sự thống nhất chặt chẽ nhưng lại mâu thuẫn giữa hai thuộc tính này.
      2. Khái niệm giá trị kinh tế
2.1: Khái niệm 
    Khi cung một sản phẩm khác cầu sản phẩm (chẳng hạn cung lớn hơn cầu) thì giá cả bị lệch khỏi giá trị tức là giá cả không còn phù hợp với giá trị nữa. Trong trường hợp này, nếu thừa nhận rằng giá trị là quy luật của giá cả thì phải mở rộng cách hiểu phạm trù giá trị để cho giá cả, nhìn chung, vẫn tuân theo giá trị ngay cả trong trường hợp cung lớn hơn hay nhỏ hơn cầu. Như vậy, có thể nói giá trị kinh tế chính là giá trị được mở rộng.
      2.2: Thước đo giá trị kinh tế
         Thước đo của giá trị kinh tế chính là thước đo của giá trị, tức là đo bằng thời  gian      lao động xã hội cần thiết chế tạo ra sản phẩm, nhưng khác ở cách hiểu về  “tính cần

      thiết” và “tính xã hội” của lao động.
         Trước hết là về tính xã hội. Đối với giá trị, tính xã hội thể hiện ở tính trung bình. Thời gian lao động trung bình chính là thời gian lao động xã hội. Đối với giá trị kinh tế, xã hội được hiểu như một chủ thể thống nhất. Ví dụ như xét hai sản phẩm như nhau được sản xuất trong các điều kiện khách quan khác nhau, do đó thời gian chế tạo ra chúng khác nhau. Giả sử cung của hai sản phẩm đó bằng cầu thì giá trị của chúng được đo bằng thời gian lao động xã hội trung bình, còn giá trị kinh tế của chúng lại khác nhau. Giá trị kinh tế sản phẩm chế tạo trong điều kiện tốt hơn sẽ lớn hơn vì xã hội phải mất nhiều thời gian hơn để chế tạo ra nó. 
          Về tính cần thiết, đối với lao động xã hội làm thước đo giá trị thì chỉ được hiểu về khả năng sản xuất tức là cần bao nhiêu thời gian để chế tạo ra sản phẩm. Đối với giá trị kinh tế thì tính cần thiết được hiểu cả về mặt nhu cầu xã hội tức là xã hội cần hay không cần. Nếu sản phẩm không đáp ứng theo nhu cầu xã hội thì nó trở nên không cần thiết. Do tính cần thiết được hiểu cả về mặt khả năng sản xuất và nhu cầu xã hội nên khi khả năng sản xuất của xã hội bị biến đổi không tương ứng thì giá trị sản phẩm sẽ biến đổi theo.
2.3 :  Phân biệt giá trị và giá trị kinh tế
         Từ sự khác nhau về tính xã hội và tính cần thiết trong thước đo, có thể nêu ra những sự khác nhau cơ bản giữa giá trị và giá trị kinh tế gồm những điểm sau.
         Thứ nhất, giá trị được đo bằng thời gian lao động xã hội trung bình chế tạo ra các sản phẩm nên nó không loại được những yếu tố sai lầm do chủ quan. Chẳng hạn, nếu cả ngành nào đó thực hiện sản xuất trong điều kiện chủ quan xấu làm cho thời gian sản xuất mọi sản phẩm đều tăng. Bây giờ nếu điều kiện khách quan xấu đi, còn điều kiện chủ quan lại tốt hơn và thời gian chế tạo mỗi sản phẩm không đổi, khi đó giá trị của sản phẩm vẫn không đổi. Ngược lại, giá trị kinh tế của sản phẩm trong tình trạng thứ nhất phải nhỏ hơn trong tình trạng sau đó với giả định các điều kiện khác không đổi. ở đây, rõ ràng là giá cả bị điều tiết bởi giá trị kinh tế hơn là giá trị.
         Thứ hai, giá trị của sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện khách quan chung của toàn ngành, trong khi giá trị kinh tế phụ thuộc vào điều kiện xã hội cụ thể cần thiết chế 

      tạo ra sản phẩm.

          Thứ ba, giá trị kinh tế của sản phẩm phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm mà ngành sản xuất ra, trong khi giá trị thì không. Trong thực tế, qui luật giá trị chỉ là trường hợp đặc biệt của qui luật giá trị kinh tế. Thật vậy, trong thực tiễn trao đổi người ta luôn so sánh hao phí lao động mà họ thực sự bỏ ra với hao phí lao động thực sự của những người khác. Tuy nhiên trong điều kiện sản xuất hàng loạt thì các sản phẩm được đưa ra trên thị trường mà cùng loại thì chúng không phân biệt được với nhau, do đó chúng phải được thực hiện theo qui luật bình quân, tức là được trao đổi theo giá trị. Nhưng khi sản xuất chuyển từ sản xuất hàng loạt sang sản xuất đơn chiếc thì quan hệ trao đổi sẽ được thực hiện theo giá trị kinh tế chứ không phải theo giá trị bình quân. Nếu sản xuất lớn hơn nhu cầu thì hàng hoá ế thừa và trao đổi sẽ được thực hiện theo giá trị kinh tế vì khi sản xuất cao hơn nhu cầu thì giá trị kinh tế giảm.
3. Giá cả và sự hình thành giá cả
       Giữa giá cả, giá trị và giá trị kinh tế có một mối liên hệ nhất định. Giá trị và giá trị kinh tế là cơ sở quyết định giá cả sản phẩm và khi giá trị và giá trị kinh tế biến đổi thì giá cả cũng biến đổi theo. Tuy nhiên, giá cả cũng có sự độc lập tương đối so với giá trị và giá trị kinh tế, bên cạnh giá trị và giá trị kinh tế còn có những nhân tố khác ảnh hưởng và hình thành nên giá cả.
3.1:  Các quy luật kinh tế của thị trường quyết định sự hình thành và vận động của giá cả

    Các quy luật kinh tế của thị trường quyết định sự vận động của thị trường do đó quyết định sự hình thành và vận động của giá cả.
    Thứ nhất, quy luật giá trị, với tư cách là quy luật cơ bản của sản xuất hàng hoá, đã tạo ra cho người mua và người bán những động lực cực kỳ quan trọng. Trên thị trường, người mua bao giờ cũng muốn tối đa hoá lợi ích sử dụng. Vì vậy, người mua luôn muốn ép giá thị trường với mức thấp. Ngược lại, người bán bao giờ cũng muốn tối đa hoá lợi nhuận, và do đó muốn bán với mức giá cao. Để tồn tại và phát triển, những người bán, một mặt phải phấn đấu giảm chi phí; mặt khác, lại phải tranh thủ tối đa những điều kiện của thị trường để bán với mức giá cao hơn. Họ cố gắng dùng mọi thủ đoạn và biện pháp để bán được hàng với giá cao nhất, nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Như vậy xét trên phương diện này, quy luật giá trị tác động tới người bán theo hướng thúc đẩy họ nâng giá thị trường lên cao. Tuy nhiên, đó chỉ là xu hướng.
    Thứ hai, quy luật cạnh tranh là quy luật của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh là hoạt động phổ biến trên thị trường. Do có mâu thuẫn về lợi ích kinh tế, những người bán và người mua cạnh tranh gay gắt với nhau. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này lại được khắc phục bằng cơ chế thoả thuận trực tiếp giữa họ để đạt được mức giá mà cả hai bên cùng chấp nhận. Cạnh tranh giữa những người bán thường là các thủ đoạn chiếm lĩnh thị trường, trong đó thủ đoạn giá cả là một công cụ cạnh tranh rất quan trọng và phổ biến. Người bán có thể áp dụng mức giá thấp để thu hút người mua. Như vậy, cạnh tranh tạo ra một xu thế ép giá thị trường sát với giá trị. Giữa những người mua cũng có cạnh tranh với nhau nhằm tối đa hoá lợi ích sử dụng.

    Thứ ba, quy luật cung cầu quyết định trực tiếp mức giá thị trường thông qua sự vận động của quan hệ cung cầu. Mức giá thị trường thực hiện các chức năng: một là cân đối cung cầu ở ngay thời điểm mua bán. Hai là, chỉ cho các nhà sản xuất biết cần phải giảm hay tăng khối lượng sản xuất, khối lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường. Xét về mặt thời gian, giá thị trường là cái có trước quan hệ cung cầu. Đây là hiện tượng phổ biến của sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường, các nhà sản xuất có thể nhận biết tương đối chính xác cầu của thị trường và họ có thể chủ động đưa ra thị trường một khối lượng hàng hóa tương đối phù hợp với nhu cầu đó. Sự cân bằng cung cầu là cơ sở quan trọng để ổn định giá cả từng loại hàng hoá.
     3.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả

    Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp lên giá cả bao gồm : cung cầu, sức mua của tiền tệ và giá cả của các hàng hoá khác.
    Thứ nhất, quan hệ cung cầu trên thị trường có ảnh hưởng trực tiếp lên mức giá cả, sự vận động của giá cả và ngược lại, mức giá cả ảnh hưởng lên mức cung, mức cầu và sự vận động của chúng. ảnh hưởng của cung cầu lên giá cả được biểu hiện qua quy luật cung cầu, giá cả biến đổi tỷ lệ nghịch với cung và tỷ lệ thuận với cầu. Hình 1 sẽ thể hiện mối quan hệ này.
Hình 1: Mối quan hệ giữa giá cả và mức cung cầu


[image: image1]   Giả sử gọi P(x) là giá của một mặt hàng X và Q(x) là sản lượng của mặt hàng đó; D và S là hai đường biểu thị cầu và cung về mặt hàng X. Hình 1 cho thấy khi cầu tăng từ D lên D1, mức giá tăng từ P lên P1; khi cầu giảm từ D xuống D2, mức giá giảm từ P xuống P2 hay nói cách khác giá biến đổi tỷ lệ thuận với cầu. Ngược lại, khi lượng cung tăng từ S lên S2, giá giảm từ P0 xuống P02; khi lượng cung giảm từ S xuống S1, giá tăng từ P0 lên P01 hay giá cả có quan hệ tỷ lệ nghịch với lượng cung.
    Thứ hai, trên thị trường giá cả hàng hoá phụ thuộc trực tiếp vào sức mua của tiền. Quan hệ giữa giá cả và sức mua của tiền là quan hệ tỷ lệ nghịch nghĩa là khi sức mua của tiền giảm thì giá cả tăng, sức mua của tiền tăng thì giá cả giảm.

    Cuối cùng, giá cả hàng hoá khác cũng là một nhân tố ảnh hưởng lên giá cả. Giá cả hàng hoá khác ảnh hưởng lên giá cả sản phẩm nào đó theo 2 cách: trực tiếp hoặc gián tiếp. Các phương thức ảnh hưởng của các hàng hoá khác lên hàng hoá đó gồm ảnh hưởng qua chi phí sản xuất, sức mua của tiền, tương quan cung cầu và tâm lý người sản xuất.

    Bên cạnh đó, giá cả còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác như: năng suất lao động, nhu cầu xã hội, phân công lao động xã hội.
    Thứ nhất, quan hệ giữa năng suất lao động và sự thay đổi giá cả là quan hệ tỉ lệ nghịch. Khi năng suất lao động sản xuất ra sản phẩm nào đó tăng lên mà các yếu tố khác không đổi thì giá cả tương đối của sản phẩm này so với các sản phẩm khác giảm xuống và ngược lại. Mặt khác, khi năng lực sản xuất của một ngành nào đó tăng lên mà không đi đôi với sự phân công lại xã hội và nhu cầu mới không kịp thay đổi thì sẽ làm giá trị kinh tế của mỗi đơn vị sản phẩm của ngành giảm, do đó ảnh hưởng lên giá cả vì khối lượng sản xuất có thể thừa so với nhu cầu.

    Thứ hai, nhu cầu xã hội quyết định giá cả sản phẩm. Nếu sản phẩm không đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của xã hội thì nó cũng không có giá trị cũng như giá trị kinh tế. Khi hệ thống nhu cầu xã hội thay đổi có thể làm nhu cầu vào loại sản phẩm nào đó tăng, còn nhu cầu vào loại sản phẩm khác giảm.

         Thứ ba, sự phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội phụ thuộc vào khả năng sản xuất và nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, phân công lao động xã hội cũng có tác động trở lại đối với khả năng sản xuất và nhu cầu xã hội. Nếu phân công xã hội không hợp lý, tức không làm cho khả năng sản xuất xã hội khớp với cơ cấu nhu cầu xã hội thì khả năng sản xuất xã hội không được khai thác hết. Và điều này dẫn đến nhiều hàng hoá bị thừa, làm giảm giá trị kinh tế của sản  phẩm. 
      3.3: Tác động và chức năng giá cả
3.3.1: Tác động 
    Giá cả thể hiện tỉ lệ trao đổi sản phẩm, là hình thái qua đó của cải di chuyển từ  người này sang người khác, do đó giá cả không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của toàn xã hội nói chung. Tuy nhiên, giá cả có ảnh hưởng đến sự thực hiện hoá khả năng đó thông qua ảnh hưởng lên các nhân tố quyết định quá trình đó. 
    Trước hết, giá cả ảnh hưởng lên khối lượng sản xuất của ngành và do đó có thể ảnh hưởng lên cơ cấu kinh tế nói chung. Giá của sản phẩm là một nhân tố tham gia quyết định mức lợi nhuận của người sản xuất, do đó quyết định số lượng mà họ sản xuất. Giá cả thực tại ảnh hưởng lên khối lượng sản xuất của từng doanh nghiệp do đó ảnh hưởng lên khối lượng sản xuất của toàn ngành và đến cơ cấu sản phẩm của toàn nền kinh tế. Với ý nghĩa đó, giá cả sẽ ảnh hưởng lên hệ thống phân công lao động của toàn xã hội. Ví dụ, dựa vào các đường cong cung cầu của A.Marshall để phân tích tác động của của giá cả lên sản lượng thực tế của mặt hàng dầu thô.

Hình 2: Sự biến động của sản lượng dầu thô dưới tác động của giá cả

[image: image2]    Gọi P là mức giá của mặt hàng dầu thô, Q là sản lượng mặt hàng này. Tại P = P0 thì mức cung bằng mức cầu và P0 gọi là điểm giá chuẩn hay mức giá cân bằng. Nếu mức giá cao hơn mức giá chuẩn thì cung lớn hơn cầu do đó sản lượng thực tế bị quyết định bởi mức cầu. Nếu tại đó mức giá tiếp tục tăng thì sản  lượng thực tế sẽ giảm. Đây là trường hợp xảy ra vào năm 1973 khi OPEC nâng giá dầu gây nên cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngược lại, nếu mức giá thấp hơn mức chuẩn thì cung thấp hơn cầu, do đó cung quyết định sản lượng thực tế.
          Giá cả còn ảnh hưởng đến mức cung và cầu thị trường. Về mặt ngắn hạn, mức giá có thể không ảnh hưởng đến khối lượng sản xuất, nhưng nó ảnh hưởng trực đến  lượng cung và lượng cầu thị trường. Nếu giá cao hoặc tăng thì mức cung sẽ cao và tăng và ngược lại. Đối với lượng cầu thị trường thì tác động của giá cả theo chiều hướng ngược lại: giá càng cao thì mức cầu càng giảm, ngược lại, giá càng giảm thì nhu cầu càng tăng.

     Giá cả còn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giá cả ảnh hưởng đến  doanh thu sản phẩm do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Nếu giá cả hợp lý thì tỷ suất lợi nhuận sẽ cao và do đó có tác dụng khuyến khích sản xuất. Ngược lại, nếu giá cả không hợp lý làm cho tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ triệt tiêu động lực sản xuất, kinh doanh.
   Giá cả là quan hệ trao đổi giữa người sản xuất và người tiêu dùng. ở đây, đối tượng của sự trao đổi là kết quả của giai đoạn sản xuất. Do đó nếu xét trên toàn bộ hệ thống sản xuất xã hội thì trao đổi cũng là một hình thức phân phối từ đó nếu giá cả thay đổi thì tỷ lệ phân phối cũng thay đổi theo. 
      3.3.2: Chức năng của giá cả

          Do giá cả có các tác động trên đây nên nó có các chức năng sau đây:
· Kích thích tăng trưởng kinh tế, do giá cả tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
· Phân phối các nguồn lực: Chức năng này xuất phát từ tác động phân phối của giá cả. Giá cả là quan hệ trao đổi giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Đối tượng của sự trao đổi là kết quả của giai đoạn sản xuất do vậy trao đổi cũng là một hình thức phân phối. Nếu giá cả thay đổi thì tỷ lệ phân phối cũng thay đổi. Do đó giá cả góp phần thực hiện chức năng phân phối.
· Điều chỉnh cơ cấu kinh tế: Theo nghĩa rộng, giá cả còn có chức năng điều chỉnh cơ cấu kinh tế vĩ mô.

· Ngoài ra, giá cả còn là thước đo của cải vì giá cả là biểu hiện của giá trị kinh tế mà giá trị kinh tế lại phản ánh của cải do đó giá cả có chức năng thước đo của cải. 
4. Giá thị trường 

    Giá thị trường biểu hiện giá cả hàng hoá và giá cả tiền tệ. Kinh tế thị trường càng    phát triển, thị trường càng sôi động, thì hai yếu tố trên có quan hệ chặt chẽ với nhau trong giá cả hàng hóa. Giá cả tiền tệ được thể hiện trong mỗi yếu tố hình thành nên giá trị hàng hoá. Do vậy, để quản lý giá thị trường thì không thể chỉ chú ý đến việc quản lý và điều tiết thị trường hàng hoá mà còn cần chú ý việc quản lý và điều tiết thị trường tiền tệ. Mặc dù giá thị trường được quyết định trực tiếp bởi người mua và người bán, song bao giờ giá cả cũng phản ánh tổng hợp các quan hệ kinh tế, các lợi ích kinh tế. Quản lý giá cả là quản lý các quan hệ đó và góp phần giải quyết các quan hệ đó. Trong nền kinh tế mở, quan hệ giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của giá cả. Do thị trường trong nước và thị trường thế giới thâm nhập vào nhau, cho nên giá trên thị trường thế giới sẽ tác động đến giá thị trường trong nước. Các biện pháp can thiệp của Chính phủ để hạn chế bớt các tác động tiêu cực của giá thị trường thế giới đến giá thị trường trong nước là cần thiết, song chỉ nên coi đó là các biện pháp nhất thời.  
     II. Chính sách và cơ chế quản lý giá của nhà nước
1. Sự cần thiết khách quan của chính sách quản lý về giá của nhà nước

    Mọi nhà nước chấp nhận cơ chế thị trường và muốn phát triển nền kinh tế nước mình vận động theo cơ chế thị trường đều phải thực hiện sự điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế. Điều tiết giá cả của nhà nước là một trong những khâu chính trong hoạt động điều tiết kinh tế vĩ mô tổng thể của nhà nước vì giá cả là phạm trù tổng hợp có ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của hầu hết các tham số kinh tế vĩ mô. Ngày nay, sự điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước theo cơ chế thị trường là một tất yếu khách quan nhằm hạn chế bớt những tác động tiêu cực, sự điều tiết giá cả do đó cũng không thể thiếu được. Điều tiết giá cả là một trong những đòn bẩy, công cụ có tính quyết định đảm bảo sự thành công của các hoạt động điều tiết khác và của hoạt động điều tiết kinh tế vĩ mô nói chung của nhà nước.
    Điều tiết giá cả của nhà nước là hoạt động không thể thiếu được nhằm khắc phục khuyết tật của thị trường trong lĩnh vực thị trường và góp phần khai thác tốt các nguồn lực quốc gia bằng giá cả. Đây là một trong những lý do khách quan đòi hỏi nhà nước thực hiện sự điều tiết giá cả. Trong điều kiện ngày nay, chế độ định giá tự do mặc dù còn có vai trò tích cực, thậm chí là quyết định nhưng nó cũng dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực. Tình trạng dùng các thủ đoạn trong định giá, độc quyền là những hiện tượng đã gây không ít thiệt hại cho các nền kinh tế. Thực tiễn ở các nước kinh tế thị trường cho thấy, nếu để cho thị trường tự do quá nhiều quyền định đoạt giá thì có nguy cơ dẫn đến suy thoái và khủng hoảng. Những khuyết tật của thị trường tự do, các cuộc suy thoái đã làm lung lay nền tảng của nhà nước, buộc nhà nước phải tìm cách đối phó bằng con đường kinh tế. Đó là giá cả. Nhà nước không chỉ tìm cách khắc phục những khuyết tật của chế độ định giá tự do mà còn cần tác dụng vào giá cả nhằm khai thác hết những tiềm năng của nền kinh tế.
    Hơn nữa, ngày nay lực lượng sản xuất đã phát triển đến mức cao làm cho sự phát triển kinh tế của các nước liên quan chặt chẽ đến nhau. Hội nhập kinh tế đang trở thành một xu hướng lớn và tất yếu khách quan. Chính vì vậy, chính sách kinh tế của mỗi nước phụ thuộc lớn vào các hoạt động đối ngoại, chính sách kinh tế của các nước khác. Trong điều kiện đó, nếu nhà nước không thực hiện điều tiết giá cả thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của nhà nước. Mặt khác, nhà nước sẽ bị thua thiệt trong quan hệ kinh tế đối ngoại và thị trường hoạt động tự phát của nước này không thể cạnh tranh với thị trường có sự điều tiết của nhà nước khác. Nếu nhà nước không có chính sách trợ giá đối với các công ty còn yếu trong cạnh tranh với công ty nước ngoài hoặc không có hệ thống hàng rào thuế quan (tác động nên sự hình thành giá) thì các doanh nghiệp trong nước không thể tồn tại được. Do đó chỉ xét trên quan hệ kinh tế đối ngoại và chính sách đối ngoại nói chung đã thấy sự cần thiết phải điều tiết giá của nhà nước. Điều tiết giá sẽ có tác dụng củng cố và phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại đồng thời thúc đẩy khai thác thế mạnh của nước mình trong hệ thống phân công lao động quốc tế và tiềm năng khoa học tiên tiến của thế giới.
    Trong mọi quốc gia, giá cả là một trong những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của các tầng lớp khác nhau. Khi giá cả có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hay thu nhập của họ thì tất yếu họ phải đứng lên đấu tranh đòi nhà nước phải điều chỉnh lại giá cả. Do đó, sự điều tiết giá cả có vai trò lớn trong việc ổn định chính trị - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường công bằng xã hội. 
2. Vai trò quản lý của nhà nước về giá ở Việt Nam
    Sự điều tiết giá cả của nhà nước là sự cần thiết khách quan và có rất nhiều tác dụng, vai trò khác nhau. Đáng lưu ý nhất là vai trò trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô, trước hết là mục tiêu sản lượng trong việc thực hiện công bằng xã hội.

    Trước hết là vai trò điều tiết giá cả của nhà nước đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô, trong đó đặc biệt là mục tiêu sản lượng. Để tác động vào nền kinh tế có hiệu quả, chính phủ phải đề ra hệ thống các mục tiêu, mà trên cơ sở đó xây dựng các chiến lược và chính sách cụ thể. Hiện nay, chính phủ các nước theo cơ chế kinh tế thị trường thường hướng tới các mục tiêu lớn là: sản lượng, công ăn việc làm và giá cả…Các mục tiêu này không tách rời nhau mà gắn bó chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại với nhau. Trong số này, sản lượng là mục tiêu tổng hợp, là thước đo thành tựu kinh tế vì mức đạt được các mục tiêu khác phản ánh trong mục tiêu sản lượng. Chẳng hạn, công ăn việc làm nhiều, ổn định là nhân tố tăng nhanh sản lượng. Ngược lại, lạm phát quá cao phản ánh tình trạng khủng hoảng của nền kinh tế.
         Sự điều tiết giá cả của nhà nước không chỉ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, mà nó còn có tác dụng to lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu xã hội, cụ thể là tiến bộ và công bằng xã hội. Sở dĩ như vậy vì giá cả, ngoài các chức năng khác, còn có chức năng phân phối.
   Bên cạnh đó, giá cả còn là quan hệ trao đổi của cải vật chất giữa những người sản xuất, giữa các tổ chức kinh tế xã hội, và nói rộng ra, giữa các nhóm dân cư, thậm chí giữa các tầng lớp, giai cấp…Do đó, sự thay đổi giá cả tương đối sẽ làm cho thu nhập của hai bên thay đổi. Nhà nước có thể căn cứ vào tình trạng bất công bằng xã hội để điều chỉnh giá cả, từ đó lập lại công bằng xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
    Thực hiện công bằng xã hội không đối lập với các mục tiêu kinh tế mà ngược lại, gắn bó chặt chẽ với nó. Thực hiện công bằng xã hội, trước hết đó là sự phát huy nhân tố con người ở tầm vĩ mô. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai, về lâu dài. Tuy vậy, chính phát triển mục tiêu kinh tế lại là cơ sở, tiền đề thực hiện các mục tiêu xã hội…Đó cũng là biện chứng giữa vai trò thực hiện mục tiêu kinh tế và mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội của sự điều tiết giá cả của nhà nước.
3. Các biện pháp điều tiết giá cả chủ yếu của nhà nước theo cơ chế thị trường

          Nhà nước có thể sử dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau để điều tiết giá cả.   Việc nhà nước sử dụng biện pháp nào là tuỳ thuộc vào từng thời điểm, từng điều kiện sử dụng những công cụ nào và dưới hình thức nào là tốt nhất và có ảnh hưởng tích cực nhất. Sau đây là những biện pháp mà nhà nước có thể sử dụng tùy vào sự đánh giá, phân tích tình hình cụ thể. 

      3.1: Định giá

    Định giá là việc nhà nước dùng công cụ hành chính để tác động vào mức giá và hướng sự vận động của giá về phía giá trị. Vì giá trị kinh tế cũng là một đại lượng luôn biến đổi nên định giá bao gồm cả định giá cố định và định giá biến đổi. Định giá có thể thực hiện dưới các dạng sau:

· Giá cứng: Nhà nước quy định mức giá chuẩn cho một số mặt hàng nào đó. Trên thị trường, mọi doanh nghiệp và cá nhân đều phải mua, bán theo mức này. Biện pháp này được áp dụng chủ yếu đối với các mặt hàng có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và có thể gây chấn động lớn cho hệ thống giá khi nó biến đổi như xăng dầu, điện, nước…

· Giá trần: Giá trần là hình thức mà nhà nước quy định mức giá tối đa của một hàng hoá nào đó. Khi đặt giá trần, chính phủ muốn ngăn chặn không cho mức giá vượt quá cao nhằm bảo vệ lợi ích cho một nhóm người có thu nhập thấp. Song, thông thường mức giá đó lại thấp hơn mức giá thị trường và gây ra hiện tượng thiếu hụt như hình 3. Giả sử P(x) là giá mặt hàng X và Q(x) là sản lượng mặt hàng này. PE là mức giá cân bằng giữa cung và cầu. Nhà nước đặt mức giá P, khi đó lượng cầu QD sẽ vượt quá cung QS và gây ra hiện tượng thiếu hụt trên thị trường.
Hình 3: ảnh hưởng của giá trần
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· Giá sàn: Giá sàn là việc nhà nước quy định mức giá tối thiểu về một mặt hàng nào đó. Trên thị trường, các nhà kinh doanh có thể mua bán với mức giá cao hơn mức giá sàn một cách tuỳ ý, nhưng nhất định không được thấp hơn mức giá sàn. Tương tự đối với mức giá P(x) và sản lượng Q(x) của mặt hàng X, khi mức giá sàn được nhà nước quy định là P, lượng cung sẽ là QS song cầu chỉ là QD do đó sẽ thừa ra một lượng là QS - QD. Điều này dẫn đến hiện tượng dư thừa. Như vậy sự can thiệp của nhà nước vào thị trường dưới hình thức giá trần hay giá sàn đều dẫn tới sự dư thừa hay thiếu hụt ở các mức giá quy định . Do vậy, các hình thức định giá khác đã được đưa ra.

Hình 4: ảnh hưởng của mức giá sàn
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· Giá khung: Nếu nhà nước qui định cả mức giá trần và mức giá sàn cho một loại hàng hoá nào đó thì đây được gọi là quy định theo mức giá khung.

· Thẩm định chi phí (giá tính): Đối với những mặt hàng mà giá cả rất khó tính và bị chi phối bởi nhiều nhân tố khác nhau thì sử dụng giá tính. ở đây các nhà kinh doanh tự tính toán giá bán của mình dựa vào chi phí, sau đó các cơ quan quản lý giá duyệt và thẩm định lại chi phí.

3.2: Trợ giá
    Trợ giá là hình thức nhà nước sử dụng các công cụ tài chính và tín dụng nhằm  biến đổi mức giá theo tính toán của mình qua kênh ưu đãi. Cũng như biện pháp định giá, mục đích trợ giá là giữ cho mức giá cả hàng hoá gần sát với mức giá trị kinh tế, do đó hạn chế tổn thất về sản lượng ở mức nhỏ nào đó. Nhờ có trợ giá, giá cả có thể được giữ ở mức thấp hơn hoặc cao hơn mức giá cả của thị trường. Khi muốn bảo hộ người tiêu dùng, nhà nước sẽ giữ mức giá cả thấp hơn mức giá thị trường, song đồng thời phải thực hiện ưu đãi cho người sản xuất. Ngược lại, nếu nhà nước muốn giữ cho mức giá cả cao hơn mức giá thị trường nhằm bảo hộ cho người sản xuất thì nhà nước phải có chính sách khuyến khích tiêu dùng để giá không bị giảm xuống dưới mức tính.
3.3: Thuế

    Tăng hoặc giảm thuế là biện pháp quan trọng nhất của nhà nước đối với sự điếu tiết giá cả. Thuế suất thường vận động thuận chiều với mức giá nên khi muốn tăng giá (trong một giới hạn khách quan nhất định) mặt hàng nào đó thì phải tăng thuế suất và ngược lại. Thuế vừa có tác động trực tiếp và vừa có tác động gián tiếp. 

· Tác động trực tiếp của thuế là: Thuế sẽ được hạch toán vào giá thành sản phẩm và ảnh hưởng lên mức giá. 

· Tác động gián tiếp của thuế: Thuế cao sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm nên doanh nghiệp sẽ giảm khối lượng sản xuất để chuyển sang hình thức kinh doanh khác. Ngược lại, nếu thuế suất giảm thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ cao hơn và doanh nghiệp sẽ gia tăng sản lượng.
Hình 5: Tác động của thuế nhập khẩu
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    3.4: Các biện pháp điều hoà thị trường
    Điều hoà thị trường cũng là một trong những biện pháp chính nhà nước sử dụng để điều tiết giá cả. Thực chất của biện pháp này là nhà nước sử dụng quỹ bình ổn giá để hạn chế sự chênh lệch của giá cả so với giá trị kinh tế do mâu thuẫn giữa cung và cầu gây ra. Cơ chế hoạt động của quỹ này là: Hàng hoá sẽ được mua vào tại những nơi và những lúc hàng hoá “ế thừa”, giá cả thấp hơn giá trị kinh tế làm cho giá được nâng lên về phía giá trị kinh tế và hàng hoá sẽ được bán ra vào những nơi, những lúc hàng hoá “khan hiếm” nhờ đó giá cả được giảm xuống gần về phía giá trị kinh tế. 

3.5: Các biện pháp ổn định sức mua của đồng tiền
    Trong trường hợp giá cả tăng lên gây ra hiện tượng mất giá liên tục và lạm phát, rõ ràng là không thể dùng mệnh lệnh để đình chỉ lạm phát hay dùng bình ổn giá để giải quyết sự tăng giá lên. Trong trường hợp này nhà nước phải sử dụng các biện pháp khác như sau:

· Can thiệp vào lãi suất: Khi giá cả đã tăng lên một cách phổ biến thì điều chỉnh lãi suất được xem như là một biện pháp có tính chất quyết định nhằm ngăn chặn cơn sốt và hạ tỷ lệ tăng giá. ở đây, tác dụng của điều chỉnh mức lãi suất không chỉ là hạn chế khoảng sai lệch giữa giá cả và giá trị kinh tế. Vì sự tăng lên một cách phổ biến gây nên hậu quả là giá cả của các hàng hoá khác nhau tăng lên theo những tỷ lệ khác nhau, do vậy tác dụng chủ yếu của điều chỉnh lãi suất là ổn định giá cả, dần dần khắc phục sự bất ổn định của giá cả. 
·  Điều chỉnh tỷ giá hối đoái và giá cả của các mặt hàng trọng yếu: Tình trạng lạm phát giá cả, giá cả tăng lên một cách phổ biến có một trong những nguyên nhân quan trọng từ phía giá cả của các đồng ngoại tệ mạnh (tức tỷ giá hối đoái) và giá cả của các mặt hàng thiết yếu khác. Do vậy khi tình trạng lạm phát cao xảy ra, điều chỉnh tỷ giá và giá cả mặt hàng trọng yếu có tác dụng kéo tốc độ tăng giá xuống. Tuy nhiện, biện pháp này phải sử dụng đồng thời với các biện pháp khác.
3.6: Các biện pháp điều tiết giá cả khác

     Ngoài những biện pháp đã nêu, điều tiết giá cả của nhà nước còn có nhiều biện pháp khác. Trong khi sử dụng các biện pháp trên, nhà nước phải đi đôi sử dụng cả những biện pháp này thì mới đem lại kết quả cao được. Những biện pháp đó là: khuyến cáo, hướng dẫn tính và lập giá, đăng ký và niêm yết giá, hiệp thương giá…Đây là những biện pháp tổn phí rất nhỏ nhưng đôi khi lại có tác dụng quyết định. Những biện pháp này ngày càng được các nhà nước chú ý đến nhiều hơn vì nó không tổn hại đến tự do kinh doanh mà không cần đến quỹ tài chính lớn, không những khuyến khích được tính tích cực của các tổ chức kinh tế mà còn cả tính tích cực của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện trao đổi theo giá trị kinh tế.  

     4. Một số quan điểm về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý giá ở Việt Nam
Trong điều kiện nền kinh tế của Việt Nam, việc đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý giá hiện nay cần phải dựa trên các quan điểm sau:

4.1: Thực hiện tự do hoá thị trường và giá cả

    Đây là một quan điểm mang tính tiền đề. Bởi vì, một mặt, không tự do hoá thị trường thì không có sản xuất hàng hoá thực sự, không phát huy đầy đủ mặt tích cực của kinh tế hàng hoá, không đảm bảo sự hoạt động khách quan của các quy luật vốn có của nó. Mặt khác, không có tự do hoá thị trường cũng không làm bộc lộ đầy đủ những mâu thuẫn, những hạn chế nội tại của kinh tế thị trường, mà chính sách và cơ chế quản lý giá của nhà nước lại phải hướng vào giải quyết những vấn đề đó.

    Quan điểm này cũng đòi hỏi việc thể chế hoá mọi điều kiện đảm bảo cho sự hoạt động khách quan của kinh tế thị trường mà cốt lõi của nó là sự tôn trọng và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể sản xuất hàng hoá theo đúng luật định. Tuy nhiên, khi thừa nhận tự do hoá thị trường và giá cả, đồng thời cũng phải thừa nhận sự quản lý của nhà nước đối với thị trường và giá cả. Vì chỉ có nhà nước mới là yếu tố trung gian đảm bảo cho sự tự do hoá thị trường, tự do hoá giá cả. Như vậy, việc thực hiện hoá quan điểm này đòi hỏi một là, nhà nước phải can thiệp vào những quan hệ mất tự do, mất bình đẳng của thị trường. Hai là, cần chống mọi sự can thiệp làm triệt tiêu tính tự do. Mọi hoạt động của nhà nước, của các chủ thể kinh doanh, của quan hệ thị trường phải được thể chế hoá thành luật. Từ đó, chính sách và cơ chế quản lý giá của nhà nước phải được đặt trong khuôn khổ của sự nhận thức đúng đắn và tôn trọng các quy luật khách quan của thị trường chi phối sự hình thành và vận động của giá cả thị trường và phải thông qua hệ thống luật, trong đó, có luật quản lý thị trường và giá cả, để điều hành giá thị trường. Bên cạnh đó, tự do hoá thị trường còn bao hàm cả việc sớm xoá bỏ sự bao cấp qua giá, qua vốn, xây dựng và triển khai các điều kiện để hình thành các thị trường vốn, lao động, tài nguyên, tạo mọi điều kiện để phát huy cạnh tranh lành mạnh, chống mọi xu thế độc quyền và liên minh độc quyền.
4.2: Chính sách và cơ chế quản lý giá của nhà nước phải luôn hướng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ

    Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Bản chất của kinh tế thị trường bao hàm hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Chính sách và cơ chế quản lý giá cần phải hướng vào mặt tích cực như thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế cao, đồng thời phải khắc phục mặt tiêu cực như phân hoá giàu nghèo, phân hoá thành thị và nông thôn, đề cao lợi ích cục bộ.

    Quán triệt quan điểm này, trong thời gian trước mắt, chính sách và cơ chế quản lý giá phải hướng vào những nội dung cơ bản là: bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, bảo đảm sự ổn định giá cả, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, bảo đảm sự phát triển hài hoà giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, từng bước thúc đẩy sự hội nhập của kinh tế và giá cả trong nước với kinh tế và giá cả trên thị trường thế giới, thực hiện chính sách bảo hộ sản xuất và tiêu dùng trong những trường hợp cần thiết.
4.3: Chính sách và cơ chế quản lý phải được đặt trong một tổng thể các giải pháp đồng bộ
    Giá cả luôn là một hiện tượng kinh tế tổng hợp. Nó có mối liên hệ nhân quả với nhiều hiện tượng và giải pháp kinh tế khác. Do đó, giá cả có thể xem như tín hiệu thị trường của một quá trình kinh tế hay của một tổng thể các giải pháp kinh tế. Lịch sử phát triển kinh tế và công cuộc cải cách giá của nước ta đủ để chúng minh rằng sẽ không có sự phát triển kinh tế lành mạnh nếu như không có sự ổn định về giá cả. Nhưng cũng sẽ không có được sự ổn định về giá cả nếu như không có một chính sách tiền tệ đúng đắn, mà mục tiêu của nó là đẩy mạnh phát triển sản xuất, chống lạm phát và củng cố sức mua của đồng tiền. Vì vậy trong quản lý kinh tế và quản lý giá cả, phải thông qua tín hiệu giá cả thị trường để giải quyết đồng bộ các giải pháp khác nhằm đạt mục tiêu của quản lý vĩ mô nói chung và quản lý giá cả nói riêng.
    Quán triệt quan điểm này cũng có nghĩa là quản lý giá cả phải hướng vào việc quản lý các nhân tố hình thành nên giá cả. Giá cả chịu sự chi phối, tác động của rất nhiều các nhân tố kinh tế - xã hội. Mức độ tác động của từng nhân tố tới giá cả rất khác nhau. Không nên quan niệm rằng, quản lý giá cả chỉ là sự can thiệp trực tiếp vào mức giá, mà nó còn bao hàm cả sự quản lý gián tiếp thông qua các nhân tố tác động đến sự hình thành và vận động của giá thị trường chẳng hạn như lượng cung, cầu, mức biểu thuế, lượng xuất nhập khẩu…Quan điểm đó cũng có thể đặt ra ngay cả với loại giá cần bảo hộ. Tất nhiên, trong điều hành cụ thể phải tuỳ từng thời kỳ, từng loại hàng, từng hình thái thị trường và quy luật hình thành giá cả để lựa chọn tác động vào nhân tố nào nhằm thực hiện được mục tiêu quản lý giá.
4.4: Mức độ và hình thức can thiệp của nhà nước tới giá cả thị trường phải tuỳ thuộc vào vị trí của từng loại hàng hoá
    Hình thức quản lý giá trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam chủ yếu là hình thức gián tiếp. Có nghĩa là đối với tuyệt đại bộ phận danh mục hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân, việc hình thành giá cả của chúng là do sự thoả thuận giữa bên mua và bên bán. Nhà nước thực hiện sự quản lý gián tiếp thông qua việc tác động vào quan hệ cung cầu trong những trường hợp cần thiết, nhằm đảm bảo cho sự hình thành và vận động của giá cả đi theo đúng hành lang của những mục tiêu kinh tế - xã hội, mục tiêu quản lý giá đã đặt ra. 

   Đối với những hàng hoá giữ vị trí quan trọng trong sản xuất hoặc tiêu dùng, giá cả dễ biến động hoặc dễ bị các doanh nghiệp thao túng. Trước mắt, nhà nước có thể quy định giá sàn để định hướng cho việc quản lý giá và điều khiển thị trường. Song về lâu dài, phải khuyến khích cạnh tranh, cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân. Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh độc quyền, nhà nước có thể tìm cách phá thế độc quyền hoặc có thể tiến hành định mức giá cụ thể một cách trực tiếp, kèm theo một chính sách thuế luỹ tiến nghiêm ngặt. Ngoài ra, trong việc quản lý giá cả và thị trường nói chung, cần kết hợp hài hòa giữa giải pháp giá và thuế một cách linh hoạt.
4.5: Cần hoàn thiện và nâng cao quyền lực của bộ máy tổ chức quản lý giá
    Để đảm bảo cho chính sách và cơ chế quản lý giá mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tính tích cực đối với nền kinh tế quốc dân, cần phải hoàn thiện và nâng cao quyền lực của bộ máy tổ chức quản lý giá. Đồng thời, chức năng và nhiệm vụ của bộ máy đó cũng cần thiết phải thay đổi theo hướng giảm việc định giá trực tiếp, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá, tư vấn, hướng dẫn và thông tin giá cả và thị trường.  

III. Chính sách về giá xăng dầu của một số nước
    So với thế giới cũng như các nước trong khu vực, Việt Nam xây dựng bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường cũng như mở cửa nền kinh tế muộn hơn. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và quản lý nền kinh tế nói chung, xây dựng chính sách và cơ chế quản lý giá cả nói riêng, Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia nước ngoài. Mỗi quốc gia khác nhau có một chính sách khác nhau về quản lý giá cả nói chung và quản lý giá xăng dầu nói riêng. Chẳng hạn như OPEC, chính sách về giá xăng dầu của tổ chức này có ảnh hưởng rất lớn đến mức giá trên thị trường dầu mỏ thế giới và do đó ảnh hưởng đến giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam. Hay như chính sách về giá xăng dầu nhập khẩu của các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Philippin, Brunei, Malaysia và Inđônêxia.
1. Chính sách giá xăng dầu của OPEC
    Các quốc gia trong khối OPEC hoạt động theo mô hình độc quyền tập đoàn.    Trong thị trường độc quyền tập đoàn, tất các quốc gia đều thu được lợi nhuận đáng kể nhờ vào sự độc quyền về nguồn cung dầu mỏ do đó họ có thể tác động làm thay đổi  mức giá bán theo hướng có lợi nhất. Phân tích các quyết định, chính sách về dầu mỏ của các quốc gia trong OPEC, giả sử mỗi quốc gia trong khối là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Trong mô hình thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền, khi thị trường cân bằng, các doanh nghiệp nhận thấy không có lý do gì phải thay đổi giá bán hoặc sản lượng của mình. Thị trường hoàn hảo cân bằng khi lượng cung bằng cầu vì khi đó doanh nghiệp bán tất cả sản lượng mình sản xuất ra tối đa hoá lợi nhuận. Điều này có thể áp dụng cho thị trường độc quyền tập đoàn; với mỗi một sự biến đổi nhỏ, mỗi doanh nghiệp sẽ muốn làm điều tốt nhất mình có thể, và giả định rằng các đối thủ của mình cũng đang làm cái mà doanh nghiệp đang làm. Cân bằng Nash đã giải thích rõ điều này. Mỗi doanh nghiệp sẽ ra quyết định sao cho thu được lợi nhuận cao nhất, khi biết hành động của doanh nghiệp đối thủ. Khi không hợp tác hành động, lẽ ra lợi nhuận mỗi doanh nghiệp thu được cao hơn lợi nhuận thu được trong cạnh tranh hoàn hảo, nhưng lại thấp hơn lợi nhuận các doanh nghiệp thu được nếu câu kết với nhau. Điều này lý giải vì sao các quốc gia trong khối OPEC cùng thống nhất được việc tăng giá hay giảm giá dầu mỏ nhằm thu lợi nhuận cao nhất. 

    Biểu sau mô tả tóm tắt các kết quả của những khả năng đặt giá khác nhau. Trong việc ra quyết định đặt giá, 2 doanh nghiệp đều chơi trò chơi không hợp tác - mỗi doanh nghiệp, một cách độc lập, đang làm điều tốt nhất mình có thể, có tính đến đối thủ của mình. Biểu này được gọi là ma trận lợi nhuận của trò chơi này, vì nó cho thấy lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp, quyết định của mỗi doanh nghiệp và đối thủ của doanh nghiệp.

Biểu 1: Mô hình lý thuyết trò chơi
	
	Doanh nghiệp 2

	Hãng 1
	 Đặt giá thấp                     Đặt giá cao

      (P1)                                    (P2)

	
	Đặt giá thấp (P1)   1     1     3     0

Đặt giá cao (P2)     0     3     2     2


         Góc trên, bên trái của ma trận cho thấy rằng nếu cả hai doanh nghiệp cùng đặt giá thấp (P1) thì mỗi doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận là 1. Góc trên bên phải cho thấy rằng nếu doanh nghiệp 1 đặt giá thấp (P1) và doanh nghiệp 2 đặt giá cao (P2) thì doanh nghiệp 1 sẽ thu được lợi nhuận bằng 3 và doanh nghiệp 2 sẽ thu được lợi nhuận bằng 0. Matrận này cho thấy một cách rõ ràng rằng tại sao các doanh nghiệp không ứng xử theo cách hợp tác để thu được lợi nhuận cao hơn cho dù hai doanh nghiệp không thể câu kết. Trong trường hợp này, hợp tác có nghĩa là hai doanh nghiệp cùng đặt giá cao để thu được lợi nhuận bằng 2 (thay vì bằng 1). Điểm then chốt ở đây là mỗi doanh nghiệp luôn luôn thu được lợi nhuận cao hơn bằng việc đặt giá thấp, cho dù đối thủ đặt giá nào đi nữa. Như vậy điều tốt nhất mà doanh nghiệp 1 có thể làm là đặt giá P1, nếu như doanh nghiệp 2 đặt giá P1. Các quốc gia trong tổ chức OPEC cũng vậy. Họ hợp tác và thống nhất với nhau trong việc đặt giá sản phẩm  dầu mỏ để thu lợi nhuận cao nhất. 
          Mô hình đường cầu gẫy khúc là sự mô tả mức giá cứng nhắc mà tổ chức OPEC áp dụng đối với dầu mỏ. Theo mô hình này, mỗi quốc gia trong khối gặp đường cầu gẫy ở mức giá đang thịnh hành P*. ở các mức giá thấp hơn P*, đường cầu rất co dãn vì các nước tin rằng nếu nâng giá lên cao hơn P* thì các nước khác sẽ không nâng giá và do đó doanh thu xuất khẩu dầu giảm, phần thị trường cũng bị giảm. ở các mức giá thấp hơn P*, đường cầu không co dãn vì các quốc gia tin rằng nếu hạ giá thì các quốc gia khác cũng hạ giá vì họ không muốn mất thị trường. Như vậy, lượng bán chỉ tăng trong phạm vi giá thị trường giảm làm tăng tổng cầu thị trường. Vì đường cầu gẫy nên đường doanh thu cận biên của nó bị gián đoạn. Do đó, chi phí của doanh nghiệp có thể thay đổi mà không gây ra sự thay đổi giá. Như biểu thị trong hình, chi phí cận biên có thể tăng nhưng vẫn bằng doanh thu cận biên ở mức sản lượng đó, vì thế giá vẫn đứng ở mức cũ.
Hình 6: Đường cầu gẫy

[image: image6]
2. Chính sách giá xăng dầu của các nước ASEAN

    Từ hai năm nay, giá dầu thô tăng cao liên tục. Giá các sản phẩm lọc hoá dầu cũng tăng theo. Để giữ cho tình hình kinh tế - xã hội không bị biến động quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát do giá nhiên liệu tăng, chính phủ các nước ASEAN áp dụng phổ biến chính sách nâng giá kết hợp với trợ giá xăng dầu như một giải pháp  tình thế nhưng mỗi nước tiến hành một cách khác nhau.
    Khối ASEAN bao gồm 10 nước, có dân số khoảng 465 triệu người, tiêu thụ hàng năm  trên 2 tỷ sản phẩm dầu mỏ. Hầu hết các nước đều có trình độ phát triển kinh tế cao nên tốc độ gia tăng tiêu thụ dầu cũng càng ngày càng lớn. Tài nguyên dầu khí nội địa phân bố không đều. Trữ lượng cao nhất thuộc về Inđônêxia. Lào và Campuchia đang trong quá trình tìm kiếm thăm dò chưa có kết quả. Còn Singapore thì hoàn toàn không có khả năng tồn tại loại nhiên liệu này trong lòng đất. Do đó nền kinh tế ASEAN nói chung phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu và luôn bị tác động khi giá dầu lên cao.

2.1:  Chính sách giá xăng dầu của Inđônêxia
    ở Inđônêxia, giá xăng dầu do Chính phủ qui định bằng sắc lệnh của Tổng thống. Bởi vì đây là mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và giữ vai trò quan trọng đối với sản xuất của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Nguyên tắc định giá xăng dầu căn cứ vào giá thành, định mức thuế, có so sánh với mức giá của các quốc gia khác trong khu vực. Để làm cơ sở cho việc quyết định giá xăng dầu, công ty xăng dầu kê khai giá thành và đề nghị giá bán. Giá thành do công ty kê khai được thẩm vấn viên xem xét và chứng nhận. Việc định giá theo hình thức này giúp giá xăng dầu nhập khẩu ở trong nước của Inđônêxia sát với mức giá của các quốc gia khác trên thế giới, giúp tránh được tình trạng buôn lậu xăng dầu như đang diễn ra ở các quốc gia khác trong khu vực.  

    Bắt đầu từ 1/3/2005 giá nhiên liệu ở inđônêxia đã tăng trung bình 29% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, giá xăng dầu ở đây vẫn ở mức thấp nhất châu ¸ . Hiện nay giá xăng là 4000 VND/1 lít, diezel 3500 VND/1 lít do vậy nhà nước đã phải tiến hành bù giá. Trọng tâm bù giá ở Inđônêxia là cho dầu hoả vì đây là loại nhiên liệu mà đối tượng sử dụng sử dụng là  những người nghèo, một tập thể hết sức đông đảo, nhất là ở nông thôn. Tuy nhiên, mức bù giá cũng không còn cao như trước nên giá dầu hoả cũng tương đương với giá diezel. Mức trợ giá nhiên liệu ở Inđônêxia năm 2004 lên tới 8 tỷ USD. Đối với Inđônêxia khi giá dầu tăng cũng có nghĩa là doanh thu từ xuất khẩu dầu thô tăng và đây là nguồn tiền để giải quyết việc bù giá nhiên liệu. Những năm gần đây, sản lượng dầu thô và nhu cầu xăng dầu trong nước không chênh lệch nhiều nên cho nên thâm hụt ngân sách do bù giá xăng dầu cộng với các chi phí khác trong năm 2004 vẫn ở mức cao. Ngay cả khi giá dầu ở mức 35 USD/1 thùng thì Inđônêxia cũng phải chi thêm 60,1 tỷ Rupi cho trợ giá nhiên liệu.

2.2: Chính sách giá xăng dầu của Malaysia
    Malaysia là nước đứng thứ hai về sản xuất dầu thô ở Đông Nam á, sau Inđônêxia và là nước xuất khẩu dầu ròng nhưng cũng phải đối mặt với tình trạng phải trợ cấp giá nhiên liệu. Năm 2004, chi phí trợ giá nhiên liệu của Malaysia khoảng 1,26 tỷ USD, bằng 4% chi tiêu ngân sách. Trong số các mặt hàng bù lỗ thì dầu diezel chiếm  tới 69% tổng chi phí trợ giá. Khác với Inđônêxia, trọng tâm tăng giá và trợ giá ở Malaysia dành cho dầu diezel, loại nhiên liệu chủ yếu dùng trong vận tải, nông nghiệp, đánh bắt hải sản và trong các hộ sản xuất nhỏ. Malaysia áp dụng chính sách hai giá đối với diezel: cho sản xuất 1,7 Ringgit/1 lít (7100 VND/1 lít), cho sinh hoạt 0,88 Ringgit/1 lít (3600 VND/ 1lít). Chính phủ Malaysia quyết định tăng giá diezel nhằm giảm mức trợ giá từ 3 tỷ USD trong năm  2004 xuống còn 800 triệu USD trong năm 2005. Trong đợt điều chỉnh giá nhiên liệu mới nhất, giá xăng vẫn giữ nguyên như lần tăng cuối cùng vào tháng 10/2004, tức là khoảng 6000 VND/1 lít. Do đó, trong tháng 5/2005 ước tính mức trợ giá cho hai loại nhiên liệu này lên đến 4500 tỷ VND. Nhờ trợ giá nên giá nhiên liệu ở Malaysia thấp hơn ở Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, từ đó dẫn đến tình trạng buôn lậu qua biên giới bùng phát. Chính sách hai giá đối với diezel cũng bị các bộ phận kinh doanh xăng dầu nội địa lợi dụng để làm giàu bất chính. Để khắc phục tình trạng này, chính phủ Malaysia tăng cường các biện pháp kiểm soát và áp dụng chỉ tiêu phân phối  dầu trợ giá. Chính phủ Malaysia cảnh báo rằng đất nước này đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính liên tục vì phải trợ giá nhiên liệu nhưng chính phủ không có ý định xoá bỏ trợ giá mà chỉ giảm bớt mức trợ giá. Việc này cũng được tiến hành từng bước, tránh gây đột ngột cho nhân dân. Chính phủ Malaysia có kế hoạch kìm chế thâm hụt ngân sách năm  2005 ở mức 3,8% GDP thay vì 4,5% năm  2004.

     2.3: Chính sách giá xăng dầu của Thái Lan

    ở Thái Lan, chính phủ kiểm soát giá cả một số lượng lớn các mặt hàng. Việc định giá được thực hiện thông qua đạo luật về định giá và chống độc quyền do Hội đồng Trung ương về định giá và chống độc quyền quy định. Các biện pháp cụ thể áp dụng cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu là: Quy định giá bán lẻ tối đa cho mặt hàng xăng dầu - mặt hàng dễ có sự biến động về giá. Đối với mặt hàng này, người bán không được phép bán cao hơn giá qui định, phải ghi rõ giá bán lẻ trên sản phẩm. Việc quy định mức giá trần này nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng. Khi mức giá của mặt xăng dầu  biến động cao, tránh hiện tượng người bán điều chỉnh mức giá lên cao hơn so với quy định, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Song điều này dễ gây ra tình trạng buôn lậu xăng dầu do sự chênh lệch giá bán xăng dầu của Thái Lan với các quốc gia khác.

        Về trợ giá đối với diezel của Thái Lan đã chấm dứt vào cuối tháng 2/2005. Người tiêu dùng phải trả thêm 0,6% Bath/1 lít (240 VND/ 1 lít) trong đợt điều chỉnh giá sau một năm được trợ giá đối với loại sản phẩm này. Đối với các loại nhiên liệu khác, chính phủ vẫn còn trợ giá với mục tiêu giữ cho mức giá bằng 3/4 giá thị trường thế giới. Giá xăng trung bình ở Bangkok hiện nay khoảng 8200 đồng/1 lít. Chính phủ Thái Lan chủ trương dần dần thả nổi giá để giá nhiên liệu tiến dần đến giá thị trường thế giới trong vòng 3 năm tới. Để đảm bảo an ninh năng lượng, Thái Lan đẩy mạnh đầu tư cho tìm kiếm thăm dò dầu, khai thác sử dụng khí đốt đồng thời tăng cường xây dựng công nghiệp lọc hoá dầu để biến nước này thành trung tâm thương mại, cung cấp sản phẩm dầu trong khu vực. Vì trữ lượng dầu khí nội địa không lớn nên Thái Lan phát triển ngành năng lượng theo hướng như các nước không có nguồn tài nguyên dầu khí.
      2.4: Chính sách giá xăng dầu của Philippin

         Philippin cũng có chính sách gần như Thái Lan. Tuy nhiên phản ứng của dân chúng trước việc tăng giá nhiên liệu, cắt giảm trợ cấp của chính phủ có phần quyết liệt hơn. Ngày 18/4/2005, các tổ chức vận tải ở Philippin đã tiến hành đình công trên toàn quốc làm ngưng trệ 95% các phương tiện vận tải công cộng nhằm gây áp lực đòi hỏi chính phủ phục hồi quỹ bình ổn giá dầu. Theo ước tính nếu phục hồi mức trợ giá như trước thì ngân sách Philippin sẽ bị thâm hụt 1,83 tỷ USD và chương trình nhằm từng bước giảm trợ giá nhiên liệu trong 5 năm  để đến năm 2010 đạt được cân bằng ngân sách của chính phủ sẽ phải thực hiện chậm lại. Philippin đã áp dụng rất nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh năng lượng. Quyết định gần đây nhất là giảm giờ làm việc của công chức trong mùa hè từ 5 ngày/tuần xuống còn 4 ngày/tuần. Với 600000 viên chức nhà nước, biện pháp này giúp tiết kiệm được 0,5 triệu Peso/tuần do giảm sử dụng xe công vụ.
      2.5:  Chính sách giá xăng dầu  của Singapore

    Trong 10 nước ASEAN chỉ có Singapore từ trước đến nay không phải trợ giá nhiên liệu và luôn giữ giá xăng dầu ngang bằng với giá trong nước. Singapore không có dầu thô nên đi theo con đường phát triển công nghiệp lọc hoá dầu và kinh doanh sản phẩm dầu để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Giá dầu cao đối với Singapore lại là cơ hội. Giá xăng ở nước này trong tháng 4/2005 khoảng 15000 VND/1 lít.

2.6: Chính sách giá xăng dầu của các nước khác

    Các nước còn lại, việc áp dụng chính sách trợ giá xăng dầu để cải thiện đời sống nhân dân và giữ giá hàng hoá sản xuất ra ở mức thấp đã trở thành truyền thống. Nhưng với giá dầu cao như hiện nay thì việc trợ giá trở thành một gánh nặng tài chính quá lớn nên không thể giữ chính sách trợ giá như cũ nhưng cũng không thể cắt bỏ trợ giá.Vì vậy, một biện pháp tình thế mà các nước đều áp dụng là tăng giá nhiên liệu kết hợp với trợ giá với mức độ khác nhau, phụ thuộc vào tình hình thực tế trong từng nước.

    Trường hợp Brunêi khá đặc biệt do nước này chỉ có 300000 người nhưng thu nhập từ xuất khẩu dầu thô lên tới 3 tỷ USD/1 năm. Vì vậy vương quốc này có đủ điều kiện để giữ giá xăng dầu ở mức 3000 VND/1 lít mà vẫn không ảnh hưởng gì đáng kể đến phát triển kinh tế - xã hội.
    Các nhà phân tích kinh tế dầu khí căn cứ vào sự mất ổn định về chính trị tiếp tục mở rộng trên phạm vi thế giới, nhu cầu dầu khí đi kèm với phát triển kinh tế, đồng USD giảm giá, thời tiết thất thường, tâm lý lo sợ dầu cạn kiệt và khủng bố…nên phần lớn dự báo giá dầu trong năm 2005 có thể vẫn ở mức cao như hiện nay. Như vậy nếu các nước tiếp tục trợ giá nhiên liệu như cũ thì gánh nặng thâm hụt ngân sách sẽ càng kéo dài và trầm trọng thêm. Ngân hàng phát triển châu á cũng như các nhà tài chính nói chung chủ trương khuyến khích thả nổi giá xăng dầu, để thị trường tự điều tiết. 
Chương II: Thực trạng chính sách quản lý giá của nhà nước mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở việt nam
I. Thực trạng và chính sách quản lý giá ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay
    Cơ chế và chính sách quản lý giá trong cơ chế thị trường đã được thực hiện, được chỉnh lý ngày càng hoàn thiện hơn kể từ năm 1991 tới nay thông qua các mặt hoạt động sau đây.
1. Bình ổn giá cả thị trường
    ổn định giá là tiền đề của sự phát triển kinh tế. Nếu không tạo được sự ổn định giá một cách vững chắc trên mặt bằng xã hội thì tất cả các giải pháp cải cách đều mất hết ý nghĩa kinh tế xã hội và chúng không còn cơ sở xã hội nữa. Để chủ động thực hiện tốt công tác bình ổn giá, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 151-TTg ngày 12/4/1993 về việc hình thành, sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá. Việc hình thành và sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm mực đích giữ giá các mặt hàng chủ yếu cho sản xuất và đời sống được định, góp phần kiềm chế lạm phát. Quỹ bình ổn giá được hình thành bởi các khoản thu linh hoạt và chỉ áp dụng đối với những mặt hàng có chênh lệch giá phát sinh khi doanh nghiệp có lợi thế kinh doanh, do thị trường hoặc do điều kiện sản xuất tạo ra chênh lệch giá, và có lợi nhuận siêu ngạch. Các khoản phụ thu này được quy định và thực hiện linh hoạt phù hợp với sự biến động của giá thị trường trong nước và thế giới. Quỹ bình ổn giá thực sự là một giải pháp quan trọng, nó sử dụng quan hệ thị trường để giải quyết chính vấn đề của thị trường một cách hợp quy luật. Quỹ bình ổn giá giúp nhà nước có một lực lượng vật chất để chủ động chi phối cung cầu, điều hoà thị trường, ổn định giá cả hàng hoá, góp phần ổn định thu chi ngân sách.                                                          
2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý giá
    Theo quyết định 137/HĐBT về quản lý giá, các cơ quan quản lý giá từ trung ương đến địa phương đã được kiện toàn. Đồng thời đã có các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý giá, thực hiện đăng ký giá, hiệp thương giá, niêm yết giá…
3. Tăng cường công tác thông tin giá cả, thị trường
   Ban vật giá Chính phủ đã chủ động tích cực thiết lập mạng lưới thông tin giá cả, thị trường thống nhất trong cả nước. Các quy định về báo cáo, phân tích, dự báo giá cả, thị trường đã được thực hiện nghiêm túc và đã được phát hành đều đặn dưới dạng các báo cáo, các ấn phẩm, các thông tin tư liệu. Những thông tin này đã thực sư phát huy tác dụng trên các mặt:

* Giúp các cơ quan lãnh đạo nghiên cứu các giải pháp điều hành vĩ mô nền kinh tế.

* Giúp cho công tác điều hoà cung cầu, bình ổn thị trường, giá cả trong phạm vi cả nước.

* Giúp cho các doanh nghiệp có căn cứ xem xét, tính toán hiệu quả kinh doanh.

* Giúp cho các nhà nghiên cứu khoa học có tư liệu để nghiên cứu, hoàn thiện việc đổi mới cơ chế, chính sách.
4. Tăng cường công tác thanh tra giám sát
    Trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách giá cần tăng cường công tác thanh tra giá nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, sai trái trong cơ chế quản lý giá cho phù hợp. Công tác thanh tra giá được thực hiện thường xuyên, liên tục.

    Bên cạnh đó, trong những năm  qua, chính sách và cơ chế quản lý của nhà nước về giá cả xuất nhập khẩu đã được xem xét, hoàn chỉnh và đổi mới thường xuyên. Trong điều kiện hầu hết các loại vật tư cho sản xuất công nghiệp phải nhập khẩu và do nhà nước định giá, việc xích gần giá trong nước và giá thế giới được thực hiện thực chất là nhằm xoá bao cấp đầu vào cho nền kinh tế. Cho đến nay, hầu hết các loại hàng hóa nhập khẩu đã được lưu thông theo giá sát với giá thế giới trên nguyên tắc: giá bán trong nước = giá nhập CIF * tỷ giá hối đoái + chi phí tiêu thụ nội địa + thuế nhập khẩu. Việc định giá sát gần với mức giá thế giới đã thúc đẩy tiết kiệm đồng thời tiêu chuẩn và hiệu quả của giá cả cũng được bộc lộ đầy đủ hơn.

II. Thực trạng và chính sách quản lý giá của nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu
1. Sự cần thiết phải điều chỉnh giá xăng dầu

    Giá xăng dầu mang tính toàn cầu đã tác động mạnh vào những nước có sử dụng xăng dầu, trong đó có nước ta (nước có cơ chế giá vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) đó là yếu tố khách quan, mang tính bất khả kháng. Tuy nhiên, ở những nước có nguồn lực mạnh, có dự trữ chiến lược xăng dầu, thực hiện được việc đa dạng hoá nguồn cung cấp năng lượng và cơ bản sản xuất của họ có khả năng cạnh tranh cao, năng suất cao, hiệu quả lớn thì đã hạn chế được phần nào tác động gây thiệt hại cho nền kinh tế. Nhưng ở nhiều nước cũng phải chấp nhận giải pháp nhà nước không can thiệp trực tiếp vào mức giá xăng dầu, không thực hiện việc trợ giá, bù lỗ…mà để giá xăng dầu vận động theo cơ chế thị trường. 
    Trên thị trường thế giới, xăng dầu các loại có quan hệ mật thiết với dầu thô cả về cung và giá cả. Hàng năm Việt Nam sản xuất trên 17 triệu tấn dầu thô nhưng chủ yếu cho xuất khẩu, trong khi đó hầu như lại phải nhập khẩu hầu như toàn bộ xăng, dầu các loại với mức khoảng 10 triệu tấn/năm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới lợi nhuận thu được từ hoạt động dầu khí mà còn làm ảnh hưởng tới chính sách an toàn năng lượng quốc gia.

   Ngân hàng thế giới WB dự báo cầu xăng dầu trong giai đoạn 2001 - 2005 của Việt Nam trên cơ sở các giả định về tốc độ tăng GDP bình quân là 7,1%/1 năm và tốc độ tăng dân số là 1,6%/1 năm thì nhu cầu về xăng dầu tăng bình quân là 7,7%/1 năm. Trong khi đó, sản xuất nội địa mới đạt được sản lượng quá nhỏ. Tháng 10/1998, Saigonpetro sản xuất xăng đạt 3000 tấn/1 tháng, đến năm 2003 đã đạt 154 nghìn tấn. Nếu tiến trình xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất diễn ra đúng như dự kiến thì khoảng 2008, Việt Nam cũng chỉ có thể tự cung tự cấp được khoảng 6,5 triệu tấn, hơn 50% còn lại phải nhập khẩu. Khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, việc thiếu xăng dầu vẫn tiếp tục xảy ra. Như vậy, cả hiện tại và tương lai, lượng xăng dầu tiêu thụ ở Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều đó có ảnh hưởng đáng kể đến giá và chính sách giá của các sản phẩm xăng, dầu.

    Nguồn nhập khẩu cũ trước năm 1990 là từ Liên Xô (cũ) và nay là từ Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc…Khối lượng nhập khẩu tăng bình quân 10%/1 năm. Năm 2001, nhập 9,2 triệu tấn, năm 2002 - 10,3 triệu tấn, năm 2003 - 11,5 triệu tấn, năm 2004 khoảng 13 triệu tấn. Chủ trương của chính phủ Việt Nam là đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước do vậy có thể nói tương quan cung cầu mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới, cả về mặt ngắn hạn và trung hạn sẽ không có gì căng thẳng. Tuy nhiên hầu hết lượng xăng dầu bán lẻ từ các đại lý là do nhập khẩu nên giá xăng dầu trong nước là rất nhạy cảm với giá thị trường thế giới; những biến động của giá thị trường thế giới sẽ trực tiếp tác động đến giá thị trường trong nước, chính vì vậy việc điều chỉnh giá xăng dầu nhập khẩu là một tất yếu khách quan.

2. Đặc trưng của mặt hàng xăng dầu nhập khẩu Việt Nam
    Đối với Việt Nam, hàng hoá xăng dầu có những đặc trưng riêng được chú ý tới khi xây dựng chính sách về giá.

   Thứ nhất, xăng dầu là một mặt hàng chiến lược, có vai trò chi phối đối với tất cả các ngành trong nền kinh tế và đời sống xã hội dân cư. Bên cạnh là nguồn nhiên liệu dùng cho tiêu dùng của người dân, xăng dầu còn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu, nhất là nguyên liệu sản xuất sợi tổng hợp cho ngành công nghiệp dệt may, sản xuất phân đạm, chất nổ, chất dẻo, nguyên liệu cho tất cả các ngành công nghiệp khác như: dầu nhờn, nhựa đường, chất tổng hợp… Nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho sản xuất và đời sống hàng ngày là rất lớn và liên tục tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 2/2005, nhu cầu tiêu dùng các loại xăng dầu tăng hơn khoảng 20% so với tháng 1 và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lượng xăng dầu tiêu thụ trong tháng là khoảng 200000 tấn.
   Thứ hai, đây là một mặt hàng có độ nhạy cảm rất cao, mọi sự thay đổi giá cả sẽ có tác động trực tiếp tới hoạt động của đất nước trên tất cả các mặt: sản xuất, chính trị, quân sự, đời sống xã hội…Theo tính toán của các nhà kinh tế, với mặt bằng giá cả năm  2003, khi tăng giá bán lẻ xăng, dầu lên thì sẽ kéo theo giá một số mặt hàng và dịch vụ tăng theo. Ví dụ như giá vận tải đường sông sẽ tăng 9%, đường biển tăng 1,2%, giá điện tăng 0,2%, xi măng tăng 0,7 - 1,1%, thép tăng 0,35% và giấy tăng 2,4%...Do vậy nhà nước luôn sử dụng công cụ thuế, tài chính… để bình ổn giá, tránh những tác động xấu đến nền kinh tế xã hội.

   Thứ ba, là mặt hàng phải nhập khẩu gần như là hoàn toàn nên giá cả phụ thuộc lớn vào sự tăng giảm giá trên thế giới.  Từ đầu năm 2004 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục biến động tăng và ở mức cao. Nếu lấy giá xăng dầu Platt Singapore bình quân tháng 5/2004 so với giá bình quân năm 2003 thì xăng Mogas 92 tăng 43,7%, xăng Mogas 97 tăng 55,9%, diezel 0,5% tăng 33,7%, dầu madút 3,5% tăng 11,6%.  Nếu lấy giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 5 so với giá thị trường thế giới tại thời điểm điều chỉnh giá cuối tháng 2/2004 thì xăng Mogas 92 tăng 22,5%; diezel 0,5% tăng 11,7%; dầu hoả 20,8%; madút 12,4%. Với mức giá xăng dầu thế giới như vậy thì giá vốn (trừ thuế nhập khẩu là 0%) của các loại xăng dầu trong nước cao hơn giá bán hiện hành từ 9,1% đến 19,7% tuỳ từng loại nhiên liệu. 
    Thứ tư, đây lại là mặt hàng thường xuyên biến động do rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến chính sách về giá dầu của OPEC. Các quyết định cũng như chính sách của OPEC nhằm đem lại lợi ích cho các quốc gia thành viên, song lại ảnh hưởng rất lớn và làm biến động nền kinh tế toàn cầu thông sự điều chỉnh về giá cũng như lượng cung dầu. Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 - 1974, lệnh cấm vận dầu mỏ - ngưng mọi hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nước Trung Đông đã gây hậu quả tai hại đối với thị trường dầu mỏ thế giới, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan. Tuy nhiên, thiệt hại thực sự đối với nền kinh tế thế giới chính là quyết định tăng giá dầu của OPEC được đưa ra vào đúng thời gian đó. Vào tháng 1/1974, giá dầu thô nhập từ các nước arập tăng gấp 4 lần. Vào thời điểm hiện nay, cho dù giá năng lượng chỉ tăng 10% cũng đã gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới. Tốc độ hồi phục của nền kinh tế Mỹ nhanh hơn dự đoán sau cuộc khủng hoảng 11/9. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh, đặc biệt là dầu mỏ, chính là rào cản chính kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Các quốc gia phải nhập khẩu dầu mỏ, đặc biệt là các thành viên của EU và Nhật Bản, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mối quan hệ biện chứng giữa giá năng lượng và hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế lớn trên thế giới hết sức rõ ràng. Tốc độ phục hồi thần kỳ của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn cuối thập kỷ 90 phụ thuộc phần lớn vào giá năng lượng thấp. Kể từ năm 1998, giá năng lượng tăng nhanh đã làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và khiến Mỹ rơi vào suy thoái. Trong giai đoạn cuối thập kỷ 90, giá dầu thấp một phần cũng do tình hình hoạt động thiếu hiệu quả của các nước OPEC. Đơn cử, trong năm 2002, tính cả 11 quốc gia thành viên OPEC cũng chỉ chiếm 1/3 tổng sản lượng dầu mỏ thế giới. Các nhà sản xuất dầu mỏ phải đau đầu lựa chọn giữa lợi ích của giá cao và sự cần thiết phải duy trì doanh thu của mình. 

Bảng 1: Biến động giá xăng dầu sau quyết định cắt giảm sản lượng
 của OPEC 
                                                                                                     Đơn vị: USD/thùng
	
	Ngày 02/04
	Ngày 08/04
	Ngày 16/04

	Tại sở giao dịch hàng hoá New York
	
	
	

	Dầu thô, kỳ hạn
	
	
	

	- Giao tháng 5/2004
	34,39
	36,15
	

	- Giao tháng 6/2004
	33,87
	35,60
	36,99

	- Giao tháng 7/2004 
	33,44
	
	

	Tại sở giao dịch dầu lửa quốc tế London
	
	
	

	Dầu thô Bren biển Bắc, kỳ hạn
	
	
	

	Dầu thô, kỳ hạn
	
	
	

	- Giao tháng 5/2004
	30,02
	32,45
	

	- Giao tháng 6/2004
	30,02
	32,26
	33,64

	- Giao tháng 7/2004
	29,84
	
	

	Giá sản phẩm dầu tại thị trường Singapore
	
	
	

	- Xăng 97 RON
	46,95-47,05
	
	

	- Xăng 95 RON
	43,65-43,75
	43,55-43,65
	


Nguồn: Viện nghiên cứu Bộ Thương mại

    Tuy nhiên giá dầu thế giới tăng gần đây không hẳn do các chính sách giá của OPEC, cũng như không hẳn là do bất kỳ hành động của cá nhân các nước xuất khẩu dầu mỏ. Nguyên nhân của sự biến động giá dầu trong thời gian gần đây một phần do tâm lý lo lắng trước nguy cơ bất ổn của của thị trường dầu mỏ thế giới và an ninh các nguồn cung cấp dầu mỏ trong tương lai mà sẽ được đề cập đến trong phần nguyên nhân của biến động. Tuy nhiên, vì bất kể lý do gì thì OPEC cũng là một trong những nhân tố quyết định sự biến động trên thị trường này.

Hình 7: Biến động giá dầu từ giữa tháng 12/2004 đến đầu tháng 1/2005
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Giá dầu (USD/1 thùng)


Nguồn: Tạp chí Công nghiệp 2/2005
    Với tình hình biến động của giá xăng dầu như trên nên xăng dầu là một trong số ít những mặt hàng do Thủ tướng chính phủ quyết định giá và cơ chế chính sách giá.

      3. Thực trạng biến động về giá của mặt hàng    
    Kể từ khi có ngành công nghiệp dầu khí đến nay, với khởi đầu Công nghiệp dầu khí Mỹ, rồi khi Nga bắt đầu xuất khẩu dầu (1884), và phát hiện vùng dầu Texas vào cuối thế kỷ XIX, những năm đầu thế kỷ XX Venezuala bắt đầu khai thác dầu, đến chiến tranh thế giới lần thứ hai thì về cơ bản giá dầu cũng chỉ ở mức từ 5 - 7 USD/1 thùng. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX đã liên tiếp xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng giá dầu. Đặc biệt trong những năm gần đây giá dầu thế giới luôn ở mức cao, gây ra sự biến động trên thị trường dầu mỏ đặc biệt là từ năm 2004 đến nay. 

    Từ năm 1948 đến những năm cuối 1960, giá dầu trung bình của thế giới chỉ dao động từ 2,5 - 3 USD/1 thùng. Sự ra đời của các nước thành viên OPEC đảm bảo cho sự ổn định về giá dầu. Cú sốc giá dầu lần thứ nhất bắt đầu vào cuối tháng 10/1973 khi Syria và Ai Cập tấn công isarel. Mỹ và các nước phương tây đã hỗ trợ mạnh cho isarel. Trả đũa cho hành động này, hàng loạt các nước xuất khẩu dầu trong khối arab đã cấm vận xuất dầu cho các nước thân với isarel. Họ đã cắt giảm lượng dầu sản xuất từ 5 triệu thùng một ngày xuống còn một triệu thùng. Kết quả là trong vòng 6 tháng, giá dầu thế giới đã tăng 400%. Từ năm 1972 - 1978, giá dầu dao động từ 12 - 14 USD/1 thùng so với giai đoạn trước chỉ có 3 USD/1 thùng. Lần biến động tiếp theo được châm ngòi bằng cuộc chiến tranh giữa iran và iraq năm 1979. Kết quả là lượng dầu sản xuất của hai quốc gia này sụt giảm. Giá dầu lập tức tăng từ 14 USD/1 thùng năm 1978 lên 38 USD/1 thùng năm 1981, tức tăng 271%. Cú sốc giá dầu thứ ba xảy ra vào giai đoạn iraq tấn công Kuwait năm 1990 - 1991. Giá dầu từ mức 20 USD/1 thùng đã tăng lên 35 USD/1 thùng vào tháng 10/1990. Sự biến động của giá xăng dầu do nhiều nguyên nhân trong đó phải kể đến chính sách của các quốc gia thuộc OPEC, sự biến động về kinh tế chính trị trên thế giới cũng như các yếu tố về tâm lý lo ngại giá dầu tăng cao.
    Lần  giá dầu tăng vọt gần đây là vào năm  2002. Theo dõi diễn biến giá dầu thô từ đầu năm 2002 đến nay, nếu bỏ qua các thăng giáng đột xuất, ngắn ngày, thì khuynh hướng chung là tăng tuyến tính theo thời gian đặc biệt là biến động tăng giá dầu trong những năm gần đây. Giá dầu thị trường thế giới vào tháng 1/2003 là khoảng 32 USD/1 thùng, đến tháng 1/2004 là 34 USD/1 thùng và cứ tăng dần. 

Bảng 2: Biến động giá dầu từ năm 2003 đến 2004

                                                                                                         Đơn vị: USD/1 thùng

	Loại dầu
	2003 (Quý)
	8 tháng 2004 (Tháng)

	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Dầu nhẹ - rập 
	28
	23
	26
	27
	28
	27
	28
	29
	30
	32
	35
	40

	Dầu Brent
	29
	26
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	38
	41
	45

	DầuWTI (Mỹ)
	29
	34
	30
	32
	34
	35
	36
	38
	40
	42
	44
	48


                                    Nguồn: Viện nghiên cứu Bộ Thương mại
         Đối với thị trường trong nước, diễn biến của giá dầu thế giới làm giá xăng dầu nhập khẩu bị ảnh hưởng rất nhiều và hiện nay đang ở mức cao, đặc biệt là xăng Mogas 92. Đứng trước tình hình biến động như vậy, nhà nước đã có những chính sách và biện pháp nhất định để đảm bảo mức giá cho mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng này.

	Hộp 1: Nhà nhập khẩu xăng dầu lỗ to
    Vào ngày 25/2/2004, giá dầu thô trên thế giới đã ở mức 52 USD/1 thùng, ngấp nghé mức đỉnh điểm tháng 10/2004 (55 USD/1 thùng).Với mức thuế nhập khẩu xăng 5% như hiện nay, các đầu mối nhập khẩu xăng dầu đang lỗ từ 400-1000 đồng/1 lít (tùy loại).

     ở thời điểm tháng 10/2004, khi giá dầu thô tăng vọt lên mức 53-55USD/1 thùng, nhà nước đã phải giảm mức thuế nhập khẩu tất cả các chủng loại xăng dầu xuống 0% mà các doanh nghiệp vẫn lỗ từ 400-1000 đồng/1 lít. Nhưng ở thời điểm này, dù Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu xăng từ 15% xuống 5% nhưng với giá dầu như hiện nay, các đầu mối nhập khẩu vẫn bị lỗ khá lớn. 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam


      4. Chính sách quản lý giá của nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu
4.1: Những quan điểm và nguyên tắc chủ yếu của việc điều chỉnh giá

4.1.1: Quan điểm chỉ đạo

    Thứ nhất, điều chỉnh giá hiện nay là việc làm cần thiết, cùng với việc điều chỉnh giá thì phải nghiên cứu các chiến lược cơ bản, lâu dài về vấn đề xăng dầu để tiến tới điều hành giá xăng dầu theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu.

   Thứ hai, việc điều chỉnh giá xăng dầu nhập khẩu phải được tính toán thận trọng, cân nhắc đầy đủ những tác động đến ngân sách, đến sản xuất và đời sống để có những giải pháp giảm thiểu những tác động bất lợi.

    Thứ ba, việc điều chỉnh giá phải được thực hiện dựa trên quan điểm cùng chia sẻ khó khăn giữa nhà nước, người kinh doanh và người tiêu dùng trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang ở mức cao là: nhà nước chịu thiệt phần lớn do giảm thu thuế nhập khẩu và bù lỗ cho kinh doanh dầu; doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cắt giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2003; người tiêu dùng xăng dầu là các doanh nghiệp và nhân dân, bên cạnh việc lựa chọn phương án tiêu dùng xăng dầu hợp lý (như đối với doanh nghiệp sản xuất có sử dụng xăng, dầu thực hiện cải tiến quản lý, công nghệ, phấn đấu giảm chi phí sản xuất, khắc phục việc tăng giá xăng dầu, cố gắng ổn định giá bán sản phẩm…) thì cũng cần chấp nhận việc bị điều tiết một phần do giá xăng dầu tăng.  

4.1.2: Nguyên tắc điều chỉnh giá

    Về nguyên tắc điều chỉnh giá xăng dầu, thứ nhất không dùng ngân sách nhà nước để bù lỗ kinh doanh xăng dầu. Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu = 0 và có thể lấy tất cả phần thu do giá xuất khẩu dầu thô tăng để bù lỗ cho xăng dầu nhập khẩu nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức hợp lý, góp phần đảm bảo tăng trưởng GDP ở mức 8 - 8,5%.

    Thứ hai, tăng giá có phân biệt đối với từng loại xăng dầu theo nguyên tắc; tăng giá đến mức bảo đảm kinh doanh (ngân sách nhà nước không phải bỏ thêm ra bù lỗ) tạo áp lực sử dụng xăng dầu một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả hơn); riêng đối với giá diezel, madút và dầu hoả bố trí “liều lượng” tăng giá, chú ý đến sức chịu đựng của các doanh nghiệp, tăng giá có mức độ và tiếp tục bù lỗ cho kinh doanh để hạn chế tác động đối với sản xuất.
    Nguyên tắc thứ ba là, trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng mạnh so với thời điểm tháng 5/2004 (giá làm căn cứ xây dựng phương án điều chỉnh), Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước cho phù hợp. 

4.2: Những chính sách và cơ chế áp dụng
4.2.1: Những chính sách áp dụng
    Chính sách về giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam có thể chia làm hai giai đoạn chính như sau.

    Trước năm 1990, xăng dầu bán theo cơ chế bao cấp và không phản ánh đúng giá trị thực. Khi nguồn xăng, dầu nhập khẩu từ Liên Xô theo hiệp định giữa hai Chính phủ không còn, Việt Nam phải chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường khác, nên cơ chế giá xăng dầu cũng chuyển dần từ bao cấp sang cơ chế thị trường, từ tháng 12/1988 nhà nước áp dụng chính sách hai giá: giá “cứng’ và giá “mềm”. Giá “mềm” cao xấp xỉ 4 lần so với giá “cứng”. Giá mềm áp dụng chủ yếu cho các sản phẩm mà giá của chúng đã thực hiện cơ chế giá thoả thuận và giá “đầu ra” ít gây tác động dây chuyền đến các sản phẩm khác (các ngành sản xuất: nông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, vận tải hành khách, kinh doanh du lịch…).

    Từ năm 1990 đến nay: Do cơ chế hai giá có tính tiêu cực, từ ngày 16/2/1990, nhà nước thực hiện thống nhất một mức giá bán buôn (theo giá “mềm”) áp dụng cho tất cả các đối tượng. Đến cuối quý III/1990, nhà nước ban hành cơ chế giá trần bán buôn thống nhất trong cả nước. Giá bán lẻ do các đơn vị kinh doanh quy định trên cơ sở không lớn hơn 9% giá bán buôn do nhà nước quy định. Từ đầu tháng 5/1993, nhà nước quy định giá trần bán buôn và giá trần bán lẻ cho hai khu vực là: khu vực I (các tỉnh Nam Bộ cũ); khu vực II (các tỉnh từ Bình Thuận trở ra phía Bắc, kể cả miền núi và Tây Nguyên). Đến cuối quý I/1996, Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định giá trần bán lẻ cho hai khu vực (trừ madút là giá bán buôn). Đến quý III/1999, trước thực tế là giá cả xăng dầu giữa hai khu vực không còn chênh lệch với sự điều tiết của thị trường, do vậy giá xăng dầu lại được điều chỉnh với cơ chế Thủ tướng chính phủ quy định giá trần bán lẻ thống nhất trên cả nước (trừ dầu madút được quy định là giá bán buôn), cơ chế này được tiếp tục áp dụng cho đến nay.

    Giá trần do nhà nước quy định được hình thành theo nguyên tắc: 

 Giá bán = Giá nhập CIF * Tỷ giá tại thời điểm qui định giá + Các khoản thu của nhà nước + Phí lưu thông của ngành xăng dầu.
Hình 8: Mức giá trần về xăng dầu ở Việt Nam


[image: image8]
     Theo hình 8 nhà nước quy định mức giá trần cho mặt hàng xăng dầu là P​T thấp hơn mức giá cân bằng về cung cầu trên thị trường xăng dầu là PE. Tại mức giá PT lượng cung xăng dầu là QS trong khi lượng cầu là QD. QD > QS, từ đó gây nên hiện tượng thiếu hụt trên thị trường xăng dầu. Các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu trong nước. Song để giữ mức giá trần với mục tiêu ổn định giá thị trường trong nước, trong trường hợp giá thị trường thế giới tăng (giá CIF nhập khẩu tăng) thì phần thu của nhà nước từ thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ phải giảm và ngược lại. Hoặc nhà nước sẽ phải dùng các biện pháp bù lỗ hay điều chỉnh giá bán lẻ nhưng không được vượt quá mức giá trần.
    Giá bán xăng dầu của nước ta hiện nay ngang với giá của các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới. Nếu so với giá bán lẻ tại Mỹ thì giá xăng ở Việt Nam  bằng khoảng 82%. Nếu so với thu nhập và mặt bằng giá cả của các loại hàng hoá khác tại Mỹ, giá bán lẻ xăng của Việt Nam như vậy là cao. Nhưng so với một số nước Tây Âu (như Bỉ, Pháp, Italia, Hà Lan…), giá bán xăng dầu ở Việt Nam  chỉ thấp bằng khoảng 40% - 50% giá bán lẻ ở các nước này. 
    Thực tế trong những năm qua, cơ cấu bán lẻ được thể hiện như sau:

Bảng 3: Cơ cấu giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu
                                                                                              Đơn vị: % theo giá bán

	Sản phẩm
	Giávốn nhập khẩu
	Phí lưu thông của ngành xăng dầu
	Các khoản thu của nhà nước

	Xăng
	50
	80


	40-42

	Diezel
	75
	
	15-17

	Dầu hoả
	80
	
	10-12

	Mazut
	85
	
	5-7


                                       Nguồn: Tạp chí Dầu khí 8/2004
      Phân phối và tiêu thụ xăng, dầu ở Việt Nam hiện nay vẫn do các công ty nhà nước đảm nhận. Các thành phần kinh tế khác chỉ làm đại lý bán lẻ. Các công ty nước ngoài không được kinh doanh xăng, dầu nhiên liệu mà chỉ được phép kinh doanh dầu nhờn. Mạng lưới bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam phát triển rất nhanh cả ở khu vực nhà nước và tư nhân và có mặt tại toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước với tổng cộng 7.020 cửa hàng xăng dầu.
Hình 9: Thị phần xăng dầu tại Việt Nam
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Nguồn: Tạp chí Dầu khí số 8/2004

     4.2.2: Các biện pháp quản lý

    Những năm gần đây, giá dầu thô và xăng dầu thế giới có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, để giảm bớt tác động của giá xăng dầu thế giới vào giá xăng dầu trong nước, Chính phủ đã áp dụng một loạt các biện pháp tài chính như sau.
    *Biện pháp thuế nhập khẩu: Chỉ tính trong mười năm trở lại đây (1995-2004), do sự biến động của thị trường, Chính phủ đã thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu, cũng như điều chỉnh giá trần đến 32 lần với chính sách là đánh thuế nhập khẩu cao khi giá thị trường thế giới thấp và ngược lại. Đánh thuế làm tăng giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, song chính phủ lại có được một khoản thu cho ngân sách nhà nước. 
    Đặc biệt, từ đầu năm 2004 trở lại đây, chính sách thuế của chính phủ đã được điều chỉnh liên tục cho phù hợp với sự biến động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Ngày 24/5/2004, Bộ Tài chính quyết định giảm thuế nhập khẩu 12 loại xăng dầu, trong đó xăng động cơ, thông dụng được giảm xuống còn 0%. Đây là biện pháp “nóng” để đối phó với tình hình căng thẳng trên thị trường thế giới và để giải toả áp lực bù lỗ cho các doanh nghiệp. Sau đó, giá xăng dầu trên thị trường thế giới dịu lại và tương đối ổn định. Chính vì vậy mà Vụ chính sách thuế kiến nghị lên Bộ khả năng tái áp thuế nhập khẩu xăng để cân đối ngân sách. Trong tháng 8,9,10,11/2004, giá dầu trên thế giới liên tục tăng và vượt trên 50USD/1 thùng. Diễn biến mới này khiến đề nghị tái áp thuế của Vụ Chính sách thuế không còn phù hợp vì trong trường hợp giá quá cao như vậy mà lại đánh thuế nữa thì các doanh nghiệp không thể bù lỗ nổi mức giá nhập khẩu xăng dầu, thay vào đó mức thuế vẫn được giữ ở 0%. Đầu tháng 1/2005, giá xăng dầu thế giới hạ dần và vào ngày 5/1 /2005, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 01/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm  2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 48/2004/QĐ-BTC ngày 24/5/2004 của Bộ Tài chính. Các loại xăng động cơ có pha chì, không pha chì và các chế phẩm khác để pha chế xăng có thuế suất thay đổi từ 0% lên 15%, các loại dầu nhẹ khác cũng có thuế suất tăng từ 0% lên 5%. Quy định mức thuế là 15% song có những lúclên đến 17,18% thậm chí là 20% hoặc giảm xuống 5%. Mục đích của chính phủ là làm sao giữ được bình quân trong 12 tháng của năm mặt bằng thuế là 12%. Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định: Trong trường hợp giá xăng dầu trên thị trường thế giới hạ, việc đầu tiên cần làm là điều chỉnh lại mức thuế nhập khẩu để tăng thu ngân sách. Như vậy tái áp thuế nhập khẩu là ưu tiên đầu tiên khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới trở về chu kỳ tĩnh và chấp nhận được. Còn giảm giá bán ra tại thị trường trong nước chỉ là thứ yếu. Thậm chí khả năng giảm giá xăng dầu cho người tiêu dùng là khó xảy ra.  
     *Các biện pháp bình ổn về giá khi giá xăng dầu liên tục tăng cao như hỗ trợ về tài chính hay là bù lỗ. Ngoài việc giảm thuế nhập khẩu và điều chỉnh phụ thu, nhà nước còn hỗ trợ tài chính cho kinh doanh xăng. Hiện nay, việc bù lỗ xăng, dầu mới chỉ thực hiện cho Petrolimex, các đơn vị kinh doanh xăng, dầu khác vẫn phải tự trang trải. Theo số liệu thống kê, năm 2003 Chính phủ đã bù lỗ hơn 1000 tỷ đồng cho giá xăng và số tiền bù lỗ của nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu trong năm 2004 khoảng 7200 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 2/2005, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đã thống nhất quyết định chấm dứt bù lỗ cho mặt hàng xăng, chỉ bù lỗ cho dầu DO và FO nhằm mục đích ổn định sản xuất. Theo Cục quản lý giá, chỉ khi giá một mặt hàng có biến động liên tục trong vòng 30 ngày thì mới phải áp dụng các biện pháp bình ổn giá. Do giá dầu thô tăng cao nên mỗi tháng nhà nước đang phải bù lỗ cho mặt hàng dầu gần 850 tỷ đồng, trong khi đó ngân sách cũng mất khoảng 6000 tỷ trong cả năm 2004 do miễn thuế nhập khẩu xăng dầu. Theo dự báo của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, trong những năm tới giá dầu thô có nhiều khả năng dao động từ 50-60 USD/1 thùng, cá biệt có thể lên tới 70-80 USD/1 thùng. Kinh doanh xăng dầu trong năm 2004 và 2005 đều lỗ do nhà nước gần như không thu được thuế nhập khẩu. Đến năm 2005, ngân sách nhà nước lại tiếp tục bù lỗ 3 tháng đầu năm là 4870 tỷ đồng, chưa kể giảm nguồn thu do giảm thuế nhập khẩu. Nếu không điều chỉnh giá xăng dầu thì nhà nước tiếp tục phải bù lỗ giá dầu năm 2005 khoảng trên 18800 tỷ đồng. Nếu tiếp tục thực hiện bao cấp ở mức cao qua giá xăng dầu, ngân sách sẽ thâm hụt, không cân đối.  Chính vì vậy mà nhà nước chỉ giữ bù lỗ cho mặt hàng dầu nhằm ổn định sản xuất, giảm bớt gánh nặng phần nào cho nhà nước khi chấm dứt bù lỗ mặt hàng xăng vì các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng đã bắt đầu có lãi trong khi doanh nghiệp nhập khẩu dầu vẫn bị lỗ.
	Hộp 2: Bình ổn giá xăng dầu

T      Theo tin từ Bộ Thương mại, Liên bộ Thương mại và Tài chính vừa chính thức đưa ra kết luận về việc bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới, trong đó thống nhất nếu giá dầu thô trên thế giới tăng từ 50USD/1 thùng trở lên thì Bộ Thương mại sẽ xem xét việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng. Ngược lại, trong trường hợp giá xăng dầu trên thế giới giảm, Bộ tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng cho phù hợp, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và để doanh nghiệp có lãi hợp lý.                                                                     

                                              Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 


     *Biện pháp điều chỉnh giá bán lẻ: Điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước. Mức giá định hướng các loại xăng dầu được điều chỉnh từ đầu năm 2005 là với xăng tăng 6-7%, giá bán dầu diezel tăng 0,5%, giá dầu madút tăng 12%. Xăng dầu là loại vật tư chiến lược của nền kinh tế, Việt Nam  hiện phải nhập khẩu 100% xăng dầu thành phẩm nên những biến động của giá thị trường thế giới sẽ tác động trực tiếp đến giá trong nước. Từ đầu năm 2005 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, nếu lấy giá xăng dầu Platt Singapore (là nơi Việt Nam thường xuyên giao dịch), bình quân tháng 1, tháng 2, những ngày đầu tháng3/2005 so với giá bình quân năm 2004 thì xăng RON92 tăng 26%, diezel tăng 33,4%, dầu hoả tăng 35,1%, dầu ma dút tăng 17,2%. Do vậy bên cạnh những biện pháp về thuế và bù lỗ, nhà nước còn phải điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong quyết định 187/2003/QĐ-TTG ngày 15/9/2003, Thủ tướng chính phủ đã chỉ rõ :

    Thứ nhất, để đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng xã hội và bình ổn thị trường khi giá xăng dầu thế giới có biến động lớn, Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế - hành chính để can thiệp vào thị trường xăng dầu.

    Thứ hai, sự can thiệp nêu trên của nhà nước vẫn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của mình, nhà nước không bù lỗ.
       Để thực hiện được hai yêu cầu trên, nhà nước xác định giá bán lẻ định hướng trên cơ sở căn cứ vào giá quốc tế dự báo, giá bán lẻ tại thị trường các nước trong khu vực, cơ chế ổn định thuế nhập khẩu xăng dầu trong năm kinh doanh, tác động của giá xăng dầu đến giá các hàng hoá, các dịch vụ và thu nhập dân cư và đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu bù đắp chi phí hợp lý và có lãi để tích luỹ cho đầu tư phát triển. Trên cơ sở giá định hướng của Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu định giá bán lẻ cho mình nhưng không vượt quá 10% giá định hướng (đối với xăng) và 5% đối với các loại nhiên liệu khác. Với khu vực xa nơi tiếp nhận, chi  phí vận chuyển lớn sẽ được cộng thêm không quá 2% vào giá bán. Đồng thời theo Thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004, trong trường hợp 30 ngày liên tục giá vốn bình quân cao hơn từ 5% trở lên so với giá bán ra sẽ kiến nghị với Thủ tướng chính phủ điều chỉnh giá bán định hướng. Với quyết định này, chấm dứt sự bao cấp đối với giá xăng dầu các loại nhưng không xoá bỏ sự can thiệp của nhà nước đối với loại sản phẩm này.
	Hộp 3: Giá định hướng bán xăng dầu năm 2005

      Quyết định số 17/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 29/3/2005, Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định: kể từ ngày 29/3/2005, giá bán xăng không chì RON92 là 8000 đồng/1 lít (quy định trước đây là 7500 đồng/1 lít), RON90 là 7800 đồng/1 lít, RON83 là 7600 đồng/1 lít…Việc điều chỉnh giá bán xăng, dầu do giá dầu trên thế giới có những biến động phức tạp. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mặc dù giá bán xăng dầu được điều chỉnh tăng nhưng các sản phẩm chủ đạo và thiết yếu như: điện, than, xi măng…không được tăng giá bán ra. Các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng dầu để hạ giá thành sản phẩm, giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2004.

Nguồn: Bộ Tài chính


III. Đánh giá về chính sách quản lý về giá của nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu
1. Những thành công 
         Việc quản lý về giá của nhà nước đã góp phần ổn định giá xăng dầu nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các doanh nghiệp và nguời tiêu dùng và tỏ ra tương đối phù hợp trước khuynh hướng biến động giá xăng dầu trên thế giới. Kế hoạch tái áp thuế nhập khẩu xăng dầu chẳng hạn. Mặc dù kế hoạch này là dựa trên tính dự báo tương đối về sự biến động của giá xăng dầu nhập khẩu nhưng nó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh thị trường và yêu cầu cân đối ngân sách. Trong năm 2004, số ngân sách thất thu từ việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu ước đạt khoảng 4500 tỷ đồng. Như vậy việc điều chỉnh thuế nói trên của Bộ tài chính là phù hợp đồng thời đảm bảo lợi ích cho cả 3 bên khi tham gia thị trường: người tiêu dùng, nhà nước và doanh nghiệp. Trước hết, ưu tiên việc khôi phục lại ngân sách nhà nước, sau đó khi giá xăng trên thị trường thế giới giảm hơn mức 7500 đồng/lít thì giảm giá cho người tiêu dùng. Như vậy trước tình hình bất ổn định của giá xăng dầu đã chứng tỏ tính nhanh nhạy kịp thời của Chính phủ khi sử dụng thuế làm công cụ điều tiết nền kinh tế. 
          Bên cạnh công cụ thuế, với sự linh hoạt trong việc đưa ra các chính sách bù lỗ và điều chỉnh giá bán lẻ trong những năm qua giá cả các mặt hàng xăng dầu trong nước khá ổn định, tránh được sự xáo trộn và tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế trên toàn quốc. Đây là thành công rất lớn của nhà nước trong việc điều tiết giá cả các mặt hàng xăng dầu. Chẳng hạn như việc quy định mức giá bán lẻ. Nếu so với giá bán lẻ tại Mỹ thì giá xăng ở Việt Nam bừng khoảng 82%. Giá bán lẻ xăng tại Mỹ là 1,72 USD/gallon tương đương 0,454 USD/lít (tức khoảng 7.100 VND/lít). Như vậy, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam (6000 VND/lít) sẽ bằng 82% giá bán lẻ tại Mỹ (1 gallon = 3,785 lít). Song so với hầu hết các nước khác, giá bán xăng dầu ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 40-50% giá bán lẻ ở các nước này. Mức giá này do vậy mà rất phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam.
      2. Những hạn chế
    Thứ nhất, với chính sách tái áp thuế nhập khẩu và bù lỗ cho mặt hàng xăng dầu khi mức giá trên thị trường thế giới biến động cao rõ ràng đã góp phần đáng kể trong việc ổn định giá mặt hàng này tại thị trường trong nước, đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong điều kiện giá xăng dầu thế giới có nhiều biến động thì cơ chế này đã bóp méo giá xăng dầu và biểu thị rõ một số bất cập. Năm 2005, Việt Nam sẽ là thành viên chính thức của WTO và các tổ chức hợp tác kinh tế khác, thị trường xăng dầu sẽ có sự tham gia của các công ty xăng dầu nước ngoài có ưu thế về công nghệ, vốn, trình độ quản lý, tiếp thị. Đây là một sức ép không nhỏ lên các công ty kinh doanh xăng dầu của Việt Nam. Các quốc gia Inđônêxia và Trung Quốc trước đây cũng không cho phép các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực doanh xăng dầu. Nhà nước Inđônêxia trợ giá hàng trăm triệu USD mỗi năm. Dưới sức ép của IMF và WB, năm 1998 Inđônêxia phải bãi bỏ hạn chế này, bỏ trợ giá và cho phép các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối xăng dầu. Việt Nam cũng vậy, khi chính thức tham gia vào các tổ chức quốc tế, các biện pháp về thuế quan cũng như trợ giá sẽ phải bãi bỏ. Hơn thế nữa lại có sự tham gia của các công ty nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Do vậy, trong thời gian tới sự can thiệp của nhà nước chỉ nhằm làm bình ổn giá cả chứ hoàn toàn không phải là một sự bao cấp qua giá. Sự can thiệp này nhằm làm giảm nhẹ sự biến động về giá xăng dầu trên thị trường thế giới để sự tác động về giá này ít ảnh hưởng đến các hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân.
   Hơn thế nữa, các quy định về điều chỉnh mức thuế hiện nay không phù hợp với diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới.Trong một tháng, trước những diễn biến phức tạp về giá xăng dầu, nhà nước có thể phải điều chỉnh từ 2-3 lần thuế, nếu chờ tới ngày có hiệu lực thì giá thế giới đã biến động theo chiều ngược lại, như vậy là những điều chỉnh về thuế gần như không có hiệu quả.  
        Thứ hai, do việc quy định giá bán lẻ thấp hơn so với các quốc gia khác, mặc dù phù hợp với thu nhập của người dân nhưng giá xăng dầu ở Việt Nam vẫn còn có một sự chênh lệch giá quá lớn với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Campuchia, Lào do vậy có thể dẫn đến tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới rất khó kiểm soát, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Chẳng hạn như ở Lào, giá xăng bán ra là 8000 đồng/1 lít, hay như ở Campuchia hiện tại giá xăng tương đương khoảng 10300 đồng/1 lít.
         Thị trường buôn lậu xăng dầu tại biên giới Camphuchia hiện đang rất “nóng” do lợi nhuận siêu ngạch lên tới 50%. Lượng xăng dầu được mua với giá rẻ ở Việt Nam, di chuyển bất hợp pháp vào các quốc gia khác, nhất là các quốc gia có đường biên giới sát với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc để bán với mức giá cao hơn. Điều này làm rò rỉ lượng xăng dầu vốn đã rất thiếu hụt ở trong nước và làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia này.        

	Hộp 4: Gian lận xăng dầu dọc biên giới

    Giá xăng dầu sẽ tăng, nhiều người đoán già đoán non như vậy. Riêng ông Đàm Tá Văn, phó giám đốc công ty xăng dầu Tây Nam bộ, xin miễn bình luận, song ông lại nói rằng “đầu vào tăng, đầu ra sẽ khó giữ được giá hiện thời. Nhà nước sẽ không chịu nổi mức bù lỗ 1000 đồng/1 lít dầu”. Trong 9 tháng đầu năm nay, hệ thống Petrolimex đã phải bù lỗ hơn 1500 tỷ đồng. Nếu giá dầu tăng thì nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn hơn xăng.

    Trong khi đó, những người ở dọc biên giới không nghĩ như vậy. Quan sát bè xăng dầu ở cửa khẩu Khánh Bình (nhánh sông Bình Di), nhiều người e ngại: xăng dầu đều có khả năng sinh lời nếu vượt qua biên giới. ông Nguyễn Dũng Tư, một doanh nhân nói: “Cư dân hai bên biên giới vẫn qua lại mua xăng dầu, nhiều nguời cho đó là buôn lậu, nhưng theo tôi thì xài từ cho nhẹ nhàng hơn là “thẩm thấu”. Bởi nhà nước chủ trương hợp tác đầu tư thương mại khu vực biên giới. Dân hai nước được phép buôn bán và trao đổi hàng hoá. Chỉ có điều khi thị trường thế giới ổn định thì việc buôn bán bình thường, còn khi giá dầu tăng, nhà nước phải bù lỗ nhiều mà xăng dầu cứ chảy theo kiểu cũ thì sẽ bất ổn. Càng bất ổn hơn khi có người đầu cơ.

   Theo các cơ quan chức năng của An Giang, hơn 21000 lít xăng dầu đã bị tịch thu. Con số này chỉ là một phần rất nhỏ so với nhịp độ mua xăng dầu ở các cây xăng về đêm. Để tránh tình trạng đầu cơ, công ty xăng dầu An Giang đã kiểm tra chặt chẽ hệ thống các đại lý bán lẻ, duy trì khối lượng bán ra ở mức bình thường, tránh tình trạng doanh số bán ra tăng đột biến ở các đại lý.
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     Bên cạnh đó có thể xảy ra tình trạng đầu cơ hay lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng dầu để nâng giá các loại hàng hoá dịch vụ khác. Giá xăng dầu tăng có thể khiến giá các hàng hoá khác tăng theo đồng thời khiến nhiều người tham  gia vào đầu cơ, tích trữ xăng dầu nhằm thu được lợi nhuận cao. Mặc dù để chống lại tác động dây chuyền do việc tăng giá xăng dầu đến giá các hàng hoá, dịchvụ khác, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo phải giữ ổn định giá điện, giá than, giá xi măng. Bộ Tài chính đã có công điện chỉ đạo ngành Tài chính cả nước tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng dầu của nhà nước để nâng giá các hàng hoá dịch vụ khác không hợp lý làm phương hại đến lợi ích người tiêu dùng và lợi ích của nhà nước. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để nâng giá hàng hoá bất bình thường, xâm phạm lợi ích của nhà nước và người tiêu dùng, các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp lệnh giá cả. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn xảy ra hiện tượng tăng giá hàng loạt các mặt hàng khác mà nhà nước không kiểm soát nổi.
3. Nguyên nhân của những hạn chế
3.1: Nguyên nhân khách quan

    Xảy ra những hạn chế trên, nguyên nhân đầu tiên là do tác động của sự biến động về giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Giá thế giới lên thì giá trong nước tất yếu phải lên. Chấp nhận nền kinh tế thị trường cũng như hội nhập kinh tế quốc tế thì phải chấp nhận việc giá cả dao động như một trong những bản chất của nền kinh tế thị trường. Điều quan trọng là nhà nước phải có sự quản lý khéo léo để loại trừ những sự biến động giá gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. 

    Giá xăng dầu liên tục biến động tăng trong những năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi các chính sách về giá xăng dầu tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tác động dây chuyền của việc tăng giá xăng dầu dẫn đến giá hàng hoá khác tăng theo. Mặc dù biết là phải điều chỉnh giá trong nước ngang bằng với các nước lân cận để không xảy ra tình trạng buôn lậu qua biên giới nữa, nhưng hiện nay, có những mặt hàng không thể đưa giá lên ngay được, như dầu diezel phục vụ cho sản xuất chiếm 2/3 tổng lượng nhập khẩu, xấp xỉ 7 triệu tấn. Nếu nhà nước tăng giá dầu thì tất cả các mặt hàng trong nước sẽ tăng giá, cước phí vận tải tăng, sức cạnh tranh của hàng hoá kém, hơn nữa lại không phù hợp với thu nhập của người dân. Nhà nước đã căn cứ vào thu nhập của dân cư và giá cả thị trường để làm sao cả nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có trách nhiệm chia sẻ do vậy nhà nước phải bảo hộ giá dầu, riêng đối với giá xăng đã chấm dứt bảo hộ do các doanh nghiệp kinh doanh xăng đã bắt đầu thu được lãi.
	Hộp 5: Giá dầu thế giới biến động cao ảnh hưởng đến doanh nghiệp

    Phó tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo cho biết trong3 tháng đầu năm 2005, giá dầu ở mức quá cao, 4 ngày đầu tháng 3 dầu thô tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các sản phẩm có xu huớng tăng cao không tương ứng với mức tăng của dầu thô. Dầu diezel lên tới 68-69 USD/1 thùng, đây là trường hợp tăng giá dị biệt. 24 ngày đầu tháng 3, giá xăng 95 tăng lên tới 59,4 USD/1 thùng, xăng 92 lên tới 58,7 USD/1 thùng, xăng 90 lên tới 58,9 USD/1 thùng, dầu hoả 65,9 USD/1 thùng. Với mức giá nhập như vậy, Tổng công ty chúng tôi đang lỗ khoảng 24 tỷ 1 ngày.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam


     3.2: Nguyên nhân chủ quan

    Do chính sách quản lý giá xăng dầu của Việt Nam còn mang nặng tính “bao cấp”, mua với giá cao song hạ thuế để bán với giá rẻ, tạo điều kiện cho nạn buôn lậu sang Campuchia, Trung Quốc vì giá của họ cao hơn. Riêng 6 tháng đầu năm 2004, ngân sách nhà nước đã phải bù lỗ hơn 2050 tỷ đồng, chưa kể giảm nguồn thu do giảm thuế nhập khẩu. Tính riêng từng ngày, để giữ nguyên giá bán lẻ xăng cho người tiêu dùng, ngân sách nhà nước phải bù lỗ cho kinh doanh 20 tỷ đồng. Chính vì sự bù lỗ này đã làm cho giá xăng dầu ở nước ta thấp hơn nhiều so với giá bán ở các nước xung quanh, từ đó kích thích nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới rất khó kiểm soát. Tình hình trên đang ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh xăng dầu, đến ngân sách nhà nước. Giá xăng dầu hiện hành thực chất là loại giá bao cấp không chỉ cho sản xuất, tiêu dùng của nền kinh tế mà còn là sự bao cấp không hợp lý cho cả các doanh nghiệp nước ngoài đang sử dụng tới 40% lượng dầu ma dút do nước ta nhập khẩu. 
    Thứ hai là do sự can thiệp sâu của nhà nước vào mức giá thị trường. Xăng dầu là một mặt hàng chiến lược, là đầu vào của nhiều hàng hoá và dịch vụ khác nên nhà nước phải có những biện pháp bình ổn giá để không tạo những biến động liên tục theo phản ứng dây chuyền. Bình ổn giá xăng dầu phải được hiểu là các biện pháp quản lý để giá ổn định tương đối trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên sự can thiệp không thể quá sâu và kéo dài mãi được. Theo các quy luật kinh tế thị trường, giá cả phải do thị trường quyết định, lợi nhuận của doanh nghiệp tuỳ thuộc vào khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này khác đi khi giá cả do nhà nước quy định: lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào mức giá quy định và mức trợ giá của chính phủ. 

Chương III: Phương hướng và những giảI pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý giá xăng dầu nhập khẩu ở việt nam

I. Dự báo sự biến động giá cả mặt hàng xăng dầu nhập khẩu trong thời gian tới
1. Dự báo sự biến động giá cả mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới

          Giá dầu thô trên thị trường thế giới năm 2004 đã đạt mức kỷ lục vào ngày 22/10/2004 với mức giá là 55.17USD/1 thùng. Xu hướng về sự biến động giá dầu trên thị trường dầu mỏ thế giới có sự tác động rất lớn đến tình hình kinh tế của các nước trên thế giới nói riêng cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung. Vì vậy, việc dự báo về những nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu dầu mỏ cũng như tình hình biến động giá dầu trên thị trường thế giới là rất quan trọng.
          Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã dự báo về những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và xu hướng biến động giá dầu bao gồm thứ nhất là xu hướng tăng nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới; thứ hai, xu hướng sản xuất dầu của các quốc gia không thuộc tổ chức OPEC; thứ ba, xu hướng sản xuất dầu của các quốc gia thuộc tổ chức OPEC và cuối cùng là khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ cũng như sự mất ổn định ở các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu.

          Cần phải chú ý rằng sự biến động của những nhân tố này là rất khó lường trước vì vậy khi xem xét về triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới trong thời gian tới, cần giả định về những trường hợp có thể xảy ra để có thể phân tích cho hợp lý. Trường hợp thứ nhất giả định khi giá dầu xuống thấp do các nguyên nhân sau.
* Nhu cầu dầu mỏ giảm xuống từ hơn 2,6 triệu thùng/1 ngày năm 2004 xuống 1,4 - 1,5 triệu thùng /1 ngày.

      * Sản xuất của các nước không nằm trong khối OPEC tập trung vào các nước thuộc Liên Xô cũ, đặc biệt là Nga, tăng từ 1,2 - 1,3 triệu thùng/1 ngày.

* Sản xuất của các nước thuộc tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC, tập trung vào ả Rập Xêút, tăng từ 32 tới 33 triệu thùng/1 ngày.

      * Sự ổn định trong cung cấp dầu mỏ ở các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu chính chủ yếu.

Trong trường hợp này, nhu cầu về dầu thô sẽ là khoảng 28 triệu thùng/1 ngày, tương đương với năm 2004. Tuy nhiên, con số này sẽ là thấp hơn mức 30 triệu thùng/1 ngày vào tháng 11/2004. Vì vậy, các nước trong OPEC sẽ phải giảm sản lượng dầu trong tương lai, đặc biệt là ở trong quý hai khi nhu cầu về dầu rất thấp. Do đó giá dầu được dự đoán là sẽ giảm, với mức giá dầu thô là khoảng từ 37 USD - 39 USD/1 thùng. Trường hợp giá dầu tăng cao do những nguyên nhân giả định sau.

* Nhu cầu tiêu thụ dầu thô trên thế giới liên tục tăng, với nhu cầu bình quân là khoảng  2 triệu thùng/1 ngày.

* Sản lượng dầu ở các quốc gia không thuộc tổ chức OPEC thấp hơn mức dự tính.

* Tình hình biến động ở iraq và sự bất ổn về nguồn cung dầu ở các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu chủ yếu.

       Điều này dẫn đến sự biến động về mức cung cầu trên thị trường dầu mỏ và giá dầu có thể cao đến mức kỷ lục như trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2004. Dự báo giá dầu trong trường hợp này có thể là từ 48USD - 50USD/1 thùng. 
    Song nhìn vào bảng dự báo về nhu cầu dầu thô toàn thế giới, nhu cầu về dầu thô ở hầu hết các khu vực đều tăng do đó về giá của sản phẩm dầu thô, IEA dự báo rằng giá dầu sẽ không bao giờ rẻ lại như những năm 1990. Cụ thể đối với năm 2005, OPEC dự đoán nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,5 triệu thùng/1 ngày, cùng với một số nhân tố sau đẩy giá dầu tăng. Thứ nhất là thời tiết ở vùng Đông Bắc nước Mỹ lạnh hơn so với dự đoán, làm tăng nhu cầu dầu đốt, trong khi tồn kho dự trữ dầu đốt của Mỹ lại giảm. Thứ hai là tình hình an ninh bất ổn ở các nước sản xuất chính như Nigeria, arập Xê út, Nauy và Mêhicô làm cho sản xuất đình trệ và sản lượng giảm 1 triệu thùng/1 ngày. Đặc biệt irắc sẽ phải giảm 105 xuất khẩu dầu ở khu vực miền Nam do nguy cơ khủng bố. Thứ ba, OPEC có thể sẽ thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng trước quý II/2005 để đối phó khả năng nhu cầu xuống mức thấp nhất năm trong quý này như thường lệ. Tổng sản lượng dầu của OPEC trong tháng 12/2004 đã giảm 435.000 thùng/1 ngày còn 29,555 triệu thùng/1 ngày. Sản lượng của 10 nước OPEC, trừ irắc giảm 185.000 thùng/1 ngày còn 28,055 triệu thùng/1 ngày, so với tháng 11 là 28,24 triệu thùng /1 ngày, so với năm 2003 là 25,8 triệu thùng/1 ngày.

Bảng 4: Nhu cầu dầu thô toàn thế giới theo dự báo mới nhất của IEA

                                                                    Đơn vị: triệu thùng/1 ngày
                       Thực tế có điều chỉnh                                                Dự báo 

	Khu vùc/n¨m
	2002
	2003
	Q3/04
	Q4/04
	2004
	Q1/05
	Q2/05
	Q3/05
	2005

	Bắc Mỹ
	23,9
	24,7
	25,2
	25,6
	25,2
	25,3
	25,0
	25,5
	25,4

	Châu Âu
	15,2
	15,2
	15,7
	16,1
	15,7
	15,8
	15,5
	15,8
	15,8

	TBD
	8,5
	8,6
	8,3
	8,9
	8,6
	9,4
	7,9
	8,1
	8,6

	OECD
	47,6
	48,6
	49,2
	50,6
	49,5
	50,5
	48,4
	49,4
	49,8

	Liên Xô cũ
	3,8
	3,6
	3,7
	3,9
	3,7
	3,8
	3,6
	3,8
	3,8

	Đông Âu
	0,7
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7

	Trung Quốc
	5,2
	5,5
	6,2
	6,5
	6,4
	6,6
	6,8
	6,8
	6,8

	Châu á khác
	7,5
	7,9
	8,4
	8,8
	8,6
	8,7
	8,8
	8,6
	8,8

	Mỹ Latinh
	4,7
	4,7
	5,0
	5,0
	4,9
	4,8
	5,0
	5,1
	5,0

	Trung Đông
	5,0
	5,2
	5,9
	5,9
	5,9
	6,1
	6,1
	6,3
	6,2

	Châu Phi
	2,5
	2,6
	2,7
	2,9
	2,8
	2,9
	2,9
	2,8
	2,9

	Ngoài OECD
	29,3
	30,2
	32,7
	33,8
	32,9
	33,8
	33,9
	34,0
	34,2

	Toàn thế giới
	76,9
	78,8
	81,9
	84,4
	82,5
	84,3
	82,4
	83,4
	84,0


Nguồn: IEA Monthly Oil Market Report.    
     Trước những tín hiệu xấu về nguồn cung, dự báo giá dầu thô trong những tháng tới của năm 2005 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, trên 50 USD/ 1 thùng. Tuy nhiên triển vọng cả năm 2005, giá dầu sẽ giảm do nhu cầu giảm. OPEC dự báo mức tăng nhu cầu năm 2005 sẽ là 1,5 triệu thùng/1 ngày so với năm 2004 là 2,5 triệu thùng/1 ngày, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1977. Tăng trưởng kinh tế Bắc Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm làm giảm nhu cầu dầu. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng dự báo về nhu sử dụng dầu ở một số khu vực có xu hướng giảm như Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Trung Đông. Trước những tín hiệu xấu về nguồn cung, dự báo giá dầu thô trong những tháng tới của năm 2005 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, trên 50 USD/ 1 thùng. Tuy nhiên triển vọng cả năm 2005, giá dầu sẽ giảm do nhu cầu giảm. OPEC dự báo mức tăng nhu cầu năm 2005 sẽ là 1,5 triệu thùng/1 ngày so với năm 2004 là 2,5 triệu thùng/1 ngày, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1977. Tăng trưởng kinh tế Bắc Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm làm giảm nhu cầu dầu. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng dự báo về nhu cầu sử dụng dầu ở một số khu vực có xu hướng giảm như Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Hình 10: Biến động giá dầu từ năm 1965 - 2010
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Nguồn: Tạp chí Công nghiệp tháng 2/2005

2. Dự báo về cung cầu dầu mỏ ở Việt Nam
    Nhìn chung, Việt Nam xuất khẩu dầu thô nhiều hơn là nhập khẩu xăng dầu.Kim ngạch xuất khẩu dầu thô luôn cao hơn kim ngạch nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, trong kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam, trừ phần phải trả cho đối tác liên doanh nước ngoài, phần thực sự chênh lệch giữa kim ngạch và xuất và nhập dầu còn lại được dùng để bù lỗ cho giá xăng dầu nhập khẩu ngày càng cao. Có thể nói rằng, về mặt ngân sách, việc giá xăng dầu tăng cao không đem lại lợi ích nhiều cho Việt Nam do phần chênh lệch giữa xuất và nhập phần lớn được dùng để bù lỗ cho việc  giữ giá xăng dầu ở mức thấp hơn so với mức giá trung bình của thế giới.
         Trong khi đó, nhu cầu dầu thô ở Việt Nam ngày càng tăng, Ngân hàng thế giới WB dự báo nhu cầu về dầu trong giai đoạn 2001 - 2015 của Việt Nam trên cơ sở các giả định về tốc độ tăng dân số là 1,6%/1 năm thì nhu cầu về xăng dầu tăng bình quân 7,7%/1 năm. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong 10 năm qua của Việt Nam  tăng trung bình 11%/1 năm, gấp rưỡi so với tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó sản xuất nội địa mới đạt được sản lượng quá nhỏ. Tháng 10/1998, Saigonpetro sản xuất xăng đạt 3000 tấn/tháng, đến năm 2003 đã đạt 154 nghìn tấn. Nếu tiến trình xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất diễn ra đúng như dự kiến thì đến năm 2008, Việt Nam cũng sẽ chỉ tự cung tự cấp được khoảng từ 4 - 6,5 triệu tấn dầu, hơn 50% còn lại phải nhập khẩu. Khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, việc thiếu xăng dầu vẫn tiếp tục xảy ra. Các nhà máy lọc dầu nếu có sẽ không đủ sức làm cân bằng mức giá trong nước. Cho dù có nhà máy lọc dầu,Việt Nam vẫn là một phần hợp nhất của thế giới, không thể biệt lập khỏi nền kinh tế toàn cầu, nên giá cả mặt hàng xăng dầu nhập khẩu vẫn sẽ biến động. Các dự án lọc dầu có lượng vốn đầu tư rất cao và tạo ra rất ít việc làm, nên thích hợp với những nước có nhiều vốn và thiếu lao động. Hoàn cảnh của Việt Nam thì ngược lại: thiếu vốn và thừa lao động. Chưa nói đến những sự yếu kém về năng lực quản lý trong những công trình phức tạp, từ khâu chọn địa điểm, đối tác đến khâu đấu thầu và triển khai. Do vậy việc Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu thành phẩm trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. 
         Riêng năm 2005 theo Viện chiến lược phát triển Bộ kế hoạch Đầu tư, Việt Nam có thể phải nhập 7 triệu tấn xăng chiếm 92% nhu cầu. Cả hiện tại và tương lai, lượng xăng dầu tiêu thụ ở Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Do vậy, sự biến động giá dầu trên thế giới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá và chính sách giá các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam. 
Bảng 5: Cung - cầu sản phẩm lọc dầu ở Việt Nam tới 2020 [image: image11.emf]0
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Nguồn: Tạp chí dầu khí số 8/2004
    II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới chính sách quản lý về giá củanhà nước đối với mặt hàng này
     1. Mục tiêu của việc hoàn thiện và đổi mới chính sách và cơ chế quản lý giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam  
    Chính sách giá xăng dầu nhập khẩu cùng với chính sách giá của các mặt hàng khác là một bộ phận hữu cơ của hệ thống các chính sách kinh tế của nhà nước. Vì vậy, nhà nước quy định các mục tiêu của chính sách giá xăng dầu cũng nhằm hướng tới việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội chung trong từng thời kỳ phát triển. Tuy nhiên, do đặc điểm riêng của mặt hàng xăng dầu, chính sách giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu phải thực hiện mục tiêu là góp phần ổn định hệ thống giá trong nước, ổn định sức mua của đồng tiền và đáp ứng khả năng tiêu dùng của nhân dân. Chính sách giá này phải thể hiện và phản ánh những tác động của nền kinh tế thế giới vào hệ thống giá trong nước, thể hiện tư tưởng hoà nhập nền kinh tế dân tộc với nền kinh tế thế giới. Mặt khác, chính sách giá hàng xăng dầu nhập khẩu phải không được gây ảnh hưởng xấu đến sự vận hành của hệ thống giá trong nước, đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể lựa chọn mặt hàng với số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. 

    Để đạt được các mục tiêu nêu trên, việc đề ra chính sách và cơ chế quản lý giá hàng xăng dầu nhập khẩu phải tuân thủ những yêu cầu sau đây:

    Thứ nhất, đảm bảo tính khách quan của quá trình hình thành và vận động của giá cả mặt hàng xăng dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, nhà nước vẫn sẽ phải duy trì việc định giá trần đối với mặt hàng này nhằm đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, khắc phục tình trạng gian dối, lừa đảo trong mua bán xăng dầu.
    Thứ hai, phù hợp với mục đích sử dụng công cụ giá cả để quản lý mối quan hệ giữa nền kinh tế dân tộc với nền kinh tế thế giới theo hướng tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế quốc tế.

    Thứ ba, đảm bảo sự hài hoà và đồng bộ với các chính sách và biện pháp quản lý giá chung với các biện pháp quản lý vĩ mô nền kinh tế và điều tiết thị trường.  
   Việc đặt ra những yêu cầu trên trong quá trình xây dựng chính sách giá xăng dầu nhập khẩu là do trong thời đại ngày nay, khi sự phân công lao động quốc tế đã  được thực hiện trong từng khu vực và trên phạm vi thế giới, thì sự phát triển kinh tế mỗi nước không thể tách rời khỏi quan hệ kinh tế đối ngoại. Trên lĩnh vực giá cả, hoạt động xuất nhập khẩu làm cho hệ thống giá trong nước có quan hệ trực tiếp và chịu ảnh hưởng lớn của hệ thống giá cả quốc tế. Là một quốc gia nhập khẩu 100% lượng xăng dầu thành phẩm nên nếu không tính đến các tác động của giá xăng dầu  thế giới thì không thể xây dựng được một chính sách giá nội địa đúng đắn. Do vậy, chính sách và cơ chế quản lý giá xăng dầu nhập khẩu một mặt phải đảm bảo tính khách quan, sự hình thành và vận động của giá; mặt khác phải phù hợp với các biện pháp quản lý vĩ mô khác và phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.   
   2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới chính sách và cơ chế quản lý giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam  
      2.1: Chính sách thuế xăng dầu nhập khẩu
    Chính sách thuế là công cụ hết sức quan trọng để hướng dẫn và điều tiết cơ cấu sản xuất, phân phối hợp lý thu nhập quốc dân, đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Chính sách thuế, đặc biệt là thuế hàng hoá xuất nhập khẩu có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và vận động của giá cả thị trường. Tuy nhiên chính sách thuế thường được quy định ổn định trong một thời gian, trong khi đó giá cả hàng hoá thường xuyên biến động phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Mặt hàng xăng dầu nhập khẩu cũng vậy. Do nhu cầu về xăng dầu thế giới tăng mạnh trong những năm gần đây, trong khi nguồn cung lại có hạn từ đó dẫn đến những xáo trộn về giá cả trên thị trường này. Đứng trước tình hình này, nhà nước nên áp dụng cơ chế thuế linh hoạt đối với mặt hàng nhạy cảm này. Đây là mặt hàng chịu rất nhiều sức ép của giá thế giới. Quy định về hiệu lực công báo của các văn bản giấy tờ như hiện nay không phù hợp với mặt hàng xăng dầu. Trong một tháng dưới sự biến động liên tục của giá xăng dầu nhà nước có thể phải điều chỉnh từ 2 - 3 lần thuế, nếu chờ ngày có hiệu lực thì giá thế giới đã biến động theo chiều ngược lại. Chính vì vậy, nhà nước nên xây dựng một cơ chế thuế linh hoạt - mức thuế sẽ tự động lên xuống khi có sự biến động về giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Mức thuế này sẽ được tính bằng chênh lệch giữa giá CIF nhập khẩu và giá ngưỡng (kể cả chi phí vận chuyển hàng hoá). Khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng cao, mức thuế linh hoạt sẽ tự động giảm xuống để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng; ngược lại khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới xuống thấp, mức thuế này sẽ tăng lên nhằm đảm bảo nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước.
2.2: Các chính sách về quỹ bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
    Bên cạnh chính sách về thuế, các chính sách về quỹ bình ổn cũng như điều chỉnh giá bán lẻ cũng cần một sự thay đổi phù hợp với điều kiện hội nhập cũng như tình hình biến động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Việc bù lỗ cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, mặc dù đã góp phần ổn định mức giá xăng dầu nhập khẩu trong thời gian qua, song nhà nước không thể bù lỗ bằng ngân sách mãi được. Thứ nhất là do ngân sách có hạn. Hơn nữa khi Việt Nam gia nhập vào các tổ chức quốc tế, việc bù lỗ sẽ phải chấm dứt. Các doanh nghiệp Việt Nam đã quen với sự giúp đỡ của nhà nước, liệu khi không còn được trợ giúp lại có thêm cả sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài thì khó có thể tồn tại. Việc quy định giá bán lẻ thì quá cứng nhắc, có một khoảng cách lớn giữa giá trong nước và giá nước ngoài. Do vậy, nhà nước nên  nới dần mức giá để giá xăng dầu trong nước tiệm cận diễn biến thị trường thế giới, đồng thời góp phần ngăn ngừa tình trạng buôn lậu xăng dầu do sự chênh lệch giá gây ra. Cụ thể hơn nhà nước nên xây dựng một cơ chế để vừa ổn định giá xăng dầu nhập khẩu vừa không bị lỗ trong đó nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chia sẻ trách nhiệm. Ngân sách nhà nước vẫn bù lỗ cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu bằng doanh thu của dầu thô xuất khẩu khi mức giá biến động tăng song số tiền bù lỗ nên giảm dần. Chính phủ cũng nên yêu cầu các doanh nghiệp phải rà soát lại các chi phí đầu vào của sản xuất, tìm mọi biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tối thiểu ở mức 5-10% (trong đó có cả chi phí xăng dầu), không vì việc điều chỉnh giá xăng dầu mà cộng dồn tới chi phí, đẩy giá lên. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải gánh chịu một phần. Giá bán xăng dầu mới dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến giá thành một số sản phẩm với mức độ từ 0,06% đến 8,38%. Đối với cá nhân đi xe máy, dự kiến mỗi tháng phải chi thêm từ 7500 - 10000 đồng.
2.3: Theo dõi chặt chẽ và có những dự báo thường xuyên về sự biến động giá cả mặt hàng xăng dầu để có điều chỉnh hợp lý 

    Nhà nước nên xây dựng một cơ quan chuyên theo dõi những biến động về giá dầu, nguyên nhân của những biến động, dự báo về mức tăng giá hay giảm giá dầu kịp thời cho các doanh nghiệp để có những điều chỉnh về giá. Cơ quan có thể thuộc Cục xúc tiến thương mại, chuyên theo dõi những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới sau đó sẽ thông báo ngay cho các Bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp về các biến động này để nhà nước và các doanh nghiệp có quyết định xử lý kịp thời về mức giá bán.
2.4: ổn định giá cả của những mặt hàng khác
    Để chống tác động dây chuyền do việc tăng giá xăng dầu đến các hàng hoá, dịch vụ khác nhà nước cần có những chính sách giữ ổn định giá những mặt hàng khác đặc biệt là điện, than, xi măng. Nhà nước cần chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất phải có biện pháp tiết kiệm trong sử dụng xăng dầu để giảm chi phí sản xuất, trước hết là giảm chi phí nhiên liệu trong sản xuất nhằm khắc phục ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến giá thành sản phẩm, cố gắng giữ ổn định giá bán sản phẩm. Để chống tác động dây chuyền do việc tăng giá xăng dầu đến các hàng hoá khác, nhà nước cần đưa ra pháp lệnh chỉ đạo phải giữ ổn định giá bán điện, giá than, giá xi măng như hiện nay. Mặc dù, giá xăng dầu tăng nhưng không được tăng giá bán điện, than, xi măng. Điều này rất cần thiết, nhưng cũng khả thi vì theo tính toán tác động của tăng giá xăng dầu sẽ làm giảm lợi nhuận hiện nay của các doanh nghiệp sản xuất 3 sản phẩm này. Như vậy, đồng thời với việc quản lý giá xăng dầu theo mức giá thị trường, nhà nước đồng thời phải quản lý mức giá các mặt hàng khác bằng pháp lệnh để tránh xảy ra tình trạng tăng giá dây chuyền, dẫn đến lạm phát và ảnh hưởng người tiêu dùng.
2.5: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để nâng giá các loại hàng hoá khác, hay tình trạng buôn lậu qua biên giới
    Cần có một sự phối hợp giữa các Bộ ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh trong việc kiểm  tra, phát hiện và xử lý các hiện tượng lợi dụng tình hình đầu cơ găm hàng trục lợi; giám sát chất luợng xăng dầu bảo đảm cân đo đúng số lượng, bán đúng chủng loại và giá quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý việc buôn lậu xăng dầu qua biên giới, xử lý việc tái xuất xăng dầu. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để nâng giá các mặt hàng xăng dầu một cách bất bình thường, xâm phạm lợi ích của nhà nước, người tiêu dùng, các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá và xử lý các vi phạm  theo quy định của Pháp lệnh giá.
    Mặt khác, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng, dầu qua biên giới, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trong nước, nhà nước nên triển khai các biện pháp mạnh như chấn chỉnh lại hệ thống đại lý, cấp giấy phép mở cây xăng vùng biên nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, tăng cường kiểm soát và ban hành các quy định, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm.
Kết luận
     Sự điều tiết giá cả của nhà nước theo cơ chế thị trường là cần thiết khách quan, đặc biệt trong xu hướng hội nhập hiện nay. Sự điều tiết đó có vai trò tích cực đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế và công bằng xã hội. Sự điều tiết, quản lý này đòi hỏi một mặt, phải nhận thức đúng đắn bản chất, các quy luật chi phối sự hình thành, vận động, sự biểu hiện phong phú của các quy luật đó. Mặt khác, phải thường xuyên dự đoán được các xu hướng tác động của giá thị trường tới mọi nền kinh tế cũng như tới từng lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để từ đó đề ra giải pháp kịp thời, ngăn chặn tác động tiêu cực của nó. Nhận thức đúng đắn bản chất hai mặt của giá thị trường cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo lượng xăng dầu thành phẩm nhập khẩu cung cấp cho sản xuất và tiêu dùng, Đảng và nhà nước ta đã quan tâm thích đáng tới công tác quản lý giá nói chung và giá xăng dầu nhập khẩu nói riêng. Khi điều tiết về giá cả mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, nhà nước đã sử dụng và lựa chọn các công cụ một cách thích hợp và có sự kết hợp giữa các công cụ khác nhau. Thực tế đã chứng minh chính sách quản lý giá xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam đã rất thành công, góp phần ổn định giá cả cũng như cung cấp đủ xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ của sản xuất và đời sống. Song bên cạnh những thành công đạt được của chính sách quản lý giá xăng dầu nhập khẩu, vẫn còn rất nhiều bất cập, hạn chế như nạn buôn lậu xăng dầu, tình trạng đầu cơ trục lợi hay sự tăng giá hàng loạt của các hàng hoá khác. Từ đó đòi hỏi nhà nước phải có sự nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách về thuế xăng dầu nhập khẩu, các chính sách về quỹ bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ, có sự theo dõi chặt chẽ và dự báo thường xuyên về sự biến động giá cả mặt hàng xăng dầu, tăng cường kiểm tra công tác quản lý giá xăng dầu nhập khẩu trong những giai đoạn tiếp theo. Trên đây chỉ là những giải pháp từ phía bản thân em vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý công ty và thầy giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này:

   Về phía Công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là cán bộ phòng Kinh doanh hoá chất đã tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiệt tình trong quá trình thực tập cũng như hoàn thành luận văn này.

  Về phía khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập đặc biệt là TS. Nguyễn Thường Lạng là người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực hiện luận văn này.   
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Phụ lục
Phụ lục1: Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 về quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu.
Chương II: Điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Điều 5: Điều kiện kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu.

1. Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a. Có cầu cảng chuyên dùng để có thể tiếp nhận xăng, dầu nhập khẩu thuộc sở hữu của doanh nghiệp, kể cả đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn xây dựng hoặc thuê sử dụng từ 5 năm  trở lên.

b. Có kho tiếp nhận xăng, dầu nhập khẩu để có thể tiếp nhận trực tiếp xăng, dầu từ tầu vào kho, bảo đảm các quy định phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường thuộc sở hữu doanh nghiệp, kể cả đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn xây dựng hoặc thuê sử dụng từ 5 năm trở lên.

c. Có vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp (không bao gồm giá trị tài sản) bảo đảm hoạt động kinh doanh nhập khẩu xăng dầu bằng mức xăng, dầu dự trữ lưu thông bắt buộc quy định tại mục d khoản 2 điều này.
2. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu phải tuân thủ các quy định sau:
a. Phải thiết lập hệ thống phân phối, bao gồm kho, trạm, cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ và phải đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Thương mại. Cửa hàng bán lẻ và đại lý bán lẻ phải có biểu hiện của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu.
b. Phải quy định đúng giá, chất luợng xăng dầu bán ra; chấp hành các quy định về bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng xăng dầu và yêu cầu các cơ sở phân phối, các cửa hàng bán lẻ, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình thực hiện; quy định chế độ kiểm tra chất lượng, kiểm định các dụng cụ đo lường; kiểm tra và liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định về giá và chất lượng xăng, dầu bán ra của các cơ sở phân phối, các cửa hàng bán lẻ, các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.
c. Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu phải thường xuyên bảo đảm lượng xăng, dầu dự trữ lưu thông bằng 15 ngày cung ứng tính theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao (cả về số lượng và cơ cấu).
e. Thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn môi trường biển. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện về an toàn môi trường biển đối với hoạt động của của doanh nghiệp cung dầu cho tàu biển.

3. Bộ Thương mại là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu cho các doanh nghiệp hội đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại khoản 2 điều này.

4. Hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu gồm có:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu.

b. Bản kê cơ sở vật chất kinh doanh xăng,dầu.
c. Quyết định công bố cảng của Bộ giao thông vận tải đối với cầu cảng chuyên dùng của doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận cảng xăng, dầu nằm trong hệ thống cảng quốc tế có thể tiếp nhận tàu xăng, dầu từ nước ngoài.

d. Xác nhận của Sở Tài chính - Vật giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
5. Chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu mới được nhập khẩu nguyên liệu (dầu thô, codensate, xăng có chỉ số octan cao và các chế phẩm pha xăng…) cho các đơn vị được phép sản xuất, pha chế xăng dầu.

Điều 6: Kinh doanh xăng, dầu nội địa.

1.Thương nhân là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đáp ứng các quy định tại Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Thủ tướng chính phủ về hàng hoá cấm  lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, được kinh doanh xăng dầu trên thị trường nội địa và chỉ được kinh doanh dưới hình thức đại lý.   

 2. Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu do Bộ thương mại ban hành và kiểm soát việc thực hiện quy chế này.
3. Cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, đại lý bán lẻ xăng, dầu phải niêm yết giá bán các loại xăng dầu theo đúng hợp đồng đại lý và bán đúng giá niêm yết. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ găm hàng, bán không đúng giá niêm yết, bán thiếu số lượng, bán không đúng tiêu chuẩn chất lượng quy định cho từng loại sản phẩm xăng, dầu và các hành vi gian dối khác. Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định nêu trên và các cam kết được thoả thuận trong hợp đồng đại lý với các đại lý của mình.

4. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kể cả các cửa hàng đại lý bán lẻ phải thực hiện chế độ ghi chép sổ sách chứng từ trong tất cả các khâu của quá trình lưu thông xăng, dầu theo quy định của Bộ tài chính. 
Chương III: Điều hành nhập khẩu xăng dầu.
Điều 7: Hàng năm, căn cứ cân đối cung cầu cho nền kinh tế quốc dân, Bộ Thương mại chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nhu cầu định hướng về nhập khẩu xăng dầu cho cả nước (theo cơ cấu sản phẩm) của năm tiếp theo và công bố để các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu biết, chủ động trong kinh doanh. Nhu cầu đặc biệt cho quốc phòng được xác định riêng.

Điều 8: Trên cơ sở tổng nhu cầu định hướng về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu cả năm cho từng doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu để làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

Điều 9: Căn cứ khả năng khai thác thị trường trong và ngoài nước, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu tự quyết định việc nhập khẩu xăng dầu các loại để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất, nhưng không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức tối thiểu được giao (kể cả số lượng và cơ cấu).

Điều 10: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức tối thiểu được giao.

Chương IV: Cơ chế quản lý giá.
Điều 11: Giá bán xăng dầu của các doanh nghiệp được xác định trên cơ sở giá định hướng theo các nguyên tắc sau:

1. Giá định hướng bán xăng dầu cho người sử dụng với madút là giá bán buôn, với các mặt hàng khác là giá bán lẻ sau đây gọi tắt là giá định hướng) được xác định căn cứ vào giá quốc tế dự báo, giá bán lẻ tại thị trường các nước trong khu vực, cơ chế ổn định thuế nhập khẩu xăng, dầu trong năm kinh doanh, tác động của giá xăng dầu đến giá của các hàng hoá, các dịch vụ và thu nhập dân cư và đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đủ bù đắp chi phí hợp lý và có lãi để tích luỹ cho đầu tư phát triển.

2. Vào quý IV hàng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định giá định hướng và mức thuế ổn định cho năm tiếp theo, công bố để làm cơ sở cho các doanh nghiệp xác định giá bán lẻ cụ thể.

3. Các doanh nghiệp tự quyết định giá bán trên cơ sở giá định hướng. Mức chênh lệch giữa giá bán của doanh nghiệp và giá định hướng của nhà nước không vượt quá mức quy định sau đây:

- Xăng các loại: +10%.

-Các mặt hàng khác: +5%.

4. Đối với các địa bàn xa cảng tiếp nhận, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng được tăng thêm 2%; danh mục các địa phương thuộc địa bàn này do Bộ Thương mại chủ trì cùng Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải công bố.
Điều 12: Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của mình, nhà nước không bù lỗ.

Điều 13: Để đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng xã hội và bình ổn thị trường khi giá xăng dầu thế giới có biến động lớn, Thủ tướng Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp hành chính để can thiệp vào thị trường xăng dầu. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các giải pháp cụ thể.
Phụ lục2: Biến động giá dầu OPEC Basket từ 1998 đến 2004

                                                                                            Đơn vị: USD/1 thùng

	1998=12,31

1999=17,45

2000=27,61

2001=23,12

2002=24,32
	Năm 2003=28,16

Năm 2004=36,06

Th.2/2004=29,56

Th.3/2004=32,05

Th.4/2004=32,05
	Th.5/2004=36,27

Th.6/2004=34,62

Th.7/2004=36,29

Th.8/2004=40,47

Th.9/2004=40,63
	Th.10/2004=45,37

Th.11/2004=38,96

Th.12/2004=35,70


Nguồn: Bloomberg - United Nation
Phụ lục 3: Biến động giá dầu thô năm 2004 và 2005
                                                                                                   Đơn vị: USD/1 thùng

	Loại dầu thô
	2/05
	1/05
	12/04
	11/04
	10/04
	9/04
	7/04
	5/04

	Giá giao ngay

Brent Dated

OPEC Basket

Nhẹ Bonny

Fateh - Dubai

Minas - Indo

Ural - Nga

Giao tháng sau

Brent

WTI

Giá hợp đồng

Minas - Indo

Seria - Brunei

Tapis - Malaysia

Oman - T/§«ng

Murban -T/§«ng
	43,33

40,13

43,50

38,08

43,17

38,44

43,86

46,63

2/05


	39,28

36,19

39,93

34,40

38,55

33,98

39,20

42,02

1/05

41,49

43,08

42,03

39,26


	37,57

34,44

36,37

34,04

33,18

32,22

39,02

42,55

12/04

33,99

39,09

39,08

35,28

38,50
	45,52

42,24

45,65

37,40

42,22

37,83

45,50

50,13

11/04

37,36

47,99

54,80

35,93

39,6
	46,96

43,78

47,93

37,88

47,67

39,43

46,90

50,52

10/04

49,04

54,46

54,46

38,50

42,80
	40,37

38,40

40,92

35,71

42,60

35,77

40,53

43,35

9/04

43,56

49,67

49,66

36,05

39,85
	36,19

35,31

36,34

34,38

36,70

33,72

36,82

39,32

7/04

36,28

41,13

41,12

35,48

37,35
	36,05

34,72

36,83

32,48

34,90

33,03

35,72

38,34

5/04

37,09

39,45

39,44

35,45

37,05


Nguồn: IEA Monthly Oil Market Report - United Nations

Phụ lục 4: Biến động giá sản phẩm xăng dầu trong năm 2004
                                                                        Đơn vị: USD/1 thùng trừ FO = USD/1 tấn

	Lo¹i/th¸ng
	2/2005
	1/2005
	12/2004
	11/2004
	10/2004
	9/2004
	8/2004

	Xăng 95RON

Naphta

Xăng máy bay

Gasoil 0,5%S

LSWR

FO - 180 cst

FO - 380 cst
	52,5-59,0

43,5-48,0

53,0-63,0

51,0-57,5

32,5-35,0

198-213

189-204
	42,5-50,5

39,5-42,5

49,0-52,5

48,5-49,0

25,5-29,5

175-195

164-184
	43,5-50,0

40,5-46,0

47,5-53,0

47,5-52,5

21,5-28,0

171-188

150-171
	52,2-53,6

46,0-48,5

56,7-59,5

51,0-55,8

30,0-41,5

192-205

181-209
	52,0-56,3

46,5-49,5

58,5-64,0

53,5-60,0

40,0-42,5

193-221

184-209
	47,5-54,5

41,5-47,5

50,0-60,0

48,5-56,5

39,5-40,5

181-195

177-187
	45,0-55,5

41,0-47,5

49,0-56,0

47,5-53,5

35,5-40,5

185-197

178-189


Nguồn: Tạp chí thông tin dầu khí số 2/2005
     Phụ lục 5: Tình hình nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2004
	Kim  ngạch nhập khẩu
	Đơn vị
	10T/2004
	So với 2003(%) 

	Tổng giá trị

- Khu vực kinh tế trong nước

- Khu vực có vốn FDI
	Triệu USD
	25,144

16,309

8,805
	121,4

121,21

21,9

	Mặt hàng chủ yếu
	
	
	

	Máy móc, thiết bị, phụ tùng
	Triệu USD
	4,212
	107,4

	Xăng dầu
	Triệu USD
	2,813
	139,5

	Sắt thép
	Triệu USD
	1,335
	135,9

	Phân bón
	Triệu USD
	580
	120,8

	Bông
	Triệu USD
	168
	186,7

	Tân dược
	Triệu USD
	325
	108,7

	Giấy các loại
	Triệu USD
	195
	104,5


Nguồn: Tổng cục thống kê
Phụ lục 6: Giá trị và lợi nhuận một số loại dầu thô trong năm 2004

                                                                                                     Đơn vị: USD/1 thùng

	Loại dầu thô
	2/05
	1/05
	12/04
	11/04
	10/04
	9/04
	7/04
	5/04

	Tại Rotterdam

Brent - giá trị

Lợi nhuận 

Nhẹ Bonny - giá trị

Lợi nhuận

Dubai - giá trị

Lợi nhuận

Tại Singapore

Dubai

Lợi nhuận

Minas

Lợi nhuận

Tapis

Lợi nhuận 

Nhẹ Bonny

Lợi nhuận 

Tại Vịnh Mỹ

WTI

Lợi nhuận

Dubai

Lợi nhuận 

Nhẹ Bonny

Lợi nhuận 

Brent

Lợi nhuận
	39,83

-3,5

41,09

-2,41

34,85

-3,23

36,82

-1,26

37,62

-5,55

43,06

-4,59

38,77

-4,73

46,45

+0,36

38,42

+0,34

43,63

+0,13

41,43

-1,90
	36,37

-2,50

37,70

-2,23

33,02

-1,38

33,21

-1,19

31,44

-7,11

38,00

-3,43

35,01

-4,92

36,49

+1,78

37,54

+3,13

40,20

+0,27

37,79

-1,49
	36,80

-0,77

35,96

-0,41

29,14

-4,90

33,01

-1,03

34,08

+0,91

39,98

+0,71

33,16

-3,21

39,26

-2,96

28,25

-5,79

33,16

-3,21

32,52

-5,05
	42,93

-2,58

43,51

-2,14

36,37

-1,03

39,92

+2,52

45,11

+2,89

48,52

-2,17

43,16

-2,49

35,94

-14,26

39,96

+2,56

44,89

-0,76

42,32

 -3,2
	44,25

-2,71

46,32

-1,60

39,71

+1,83

39,92

+2,04

44,39

-3,28

48,38

-2,26

44,78

-3,15

42,06

-8,90

43,24

+5,36

47,89

-0,04

44,56

-2,40
	38,06

-2,31

41,33

+0,41

34,63

-1,07

37,04

+1,33

42,09

-0,51

44,33

-2,52

42,32

+1,40

37,64

-5,67

36,86

+1,16

41,33

+0,41

39,41

-0,96
	37,71

+1,52

38,66

+2,32

33,48

-0,09

33,66

-0,72

33,66

-3,04

38,22

-1,93

35,14

-1,20

45,07

+5,84

37,43

+3,05

42,43

+6,09

40,62

+4,43
	36,44

+0,39

37,51

+0,69

32,96

+0,48

33,37

+0,89

32,97

-1,93

37,57

0,0

35,30

-1,53

44,99

+6,43

37,90

+5,42

43,36

+6,53

41,18

+5,13


Nguồn: Tạp chí dầu khí

Phụ lục 7: Phân bố nguồn dầu mỏ ở các nước ASEAN
	Nước
	Số dân

(triệu người)
	Trữ lượng dầu mỏ xác minh

(1000 thùng)
	Sản lượng khai thác

(1000 thïng/ngµy)

	In®«nªxia
	190
	5.000.000
	1000

	Malaysia
	18
	3.000.000
	760

	Brunªi
	0,3
	1.350.000
	185

	Việt Nam
	80
	1.000.000
	350

	Thái Lan
	56
	583.350
	130

	Philippines
	65
	152.000
	14

	Myanmar
	42
	50.000
	10

	Singapore
	3
	0
	0

	Lào
	4
	?
	0

	Campuchia
	7
	?
	0


Nguån:World Oil 2003 - 2004
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Nhận xét của công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex
    Được sự giới thiệu của khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế - Trường đại học kinh tế quốc dân và được sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần hoá dầu Petrolimex, phòng Kinh doanh hoá chất chúng tôi đã nhận sinh viên Nguyễn Thị Phương Thuý, lớp Kinh tế quốc tế khoá 43 thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế vào thực tập tại công ty trong giai đoạn từ ngày 10/01/2005 đến ngày 7/05/2005. Trong quá trình thực tập tại đây, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần học hỏi, sự nhiệt tình và nghiêm túc của sinh viên Thuý. Chúng tôi cũng đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ sinh viên Thuý tìm hiểu về công ty cũng như tiếp xúc dần với công việc để tạo thuận lợi cho em trong quá trình tìm hiểu hoạt động kinh doanh thực tiễn của công ty. Qua thời gian thực tập chúng tôi nhận thấy rằng: bằng sự nhiệt tình, ham học hỏi, sự nhận nhanh nhạy và óc quan sát, sinh viên Thuý đã làm quen, tìm hiểu và học hỏi những nghiệp vụ cũng như quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Trong giai đoạn thực tập và tiến hành làm chuyên đề bằng những kiến thức đã học, những nghiệp vụ mà em đã nắm bắt được, cùng với lượng thông tin lớn được cung cấp thường xuyên và đầy đủ từ công ty, sinh viên Thuý đã hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài “Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” khá xuất sắc với tinh thần nghiêm túc, lời văn súc tích mang tính khoa học, các vấn đề được đề cập rất chi tiết, cụ thể, sát với thực tiễn và có những đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và phòng kinh doanh hoá chất chúng tôi nói riêng .
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Hộp 6: Quản lý giá xăng dầu


    Theo thứ truởng Bộ thương mại Lương Văn Tự, giá xăng Việt Nam và các nước láng giềng đang chênh lệch lớn khiến thất thoát xăng dầu xảy ra. Các nước khác vẫn tiếp tục nâng giá xăng lên và Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên nhân dân không phải thiếu xăng dù giá xăng dầu có lên. Sáng ngày 29/3, thứ trưởng đã ký công điện gửi Cục quản lý thị trường yêu cầu các doanh nghiệp bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, kiểm tra đầu cơ, xử phạt các trường hợp đóng cửa không bán hàng. Đồng thời, Bộ Thương mại cũng có công điện yêu cầu Sở Thương mại thực hiện việc bán đúng giá. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các doanh nghiệp phải tiết kiệm điện, xăng, các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải tiếp tục giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2004. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng của các đơn vị trực thuộc.


Nguồn: Bộ Thương mại
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